1 Mở ĐầU

1.1.
sự cần thiết phải  lập quy hoạch chi tiết

UBND Thành phố Hà Nội và Bộ Xây dựng đã nghiên cứu Điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội và được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 108/1998 /QĐ-TTg ngày 20/6/1998.
Theo Điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội, một phần huyện Đông Anh - một trong bốn huyện ngoại thành Hà Nội, sẽ được phát triển thành một khu vực đô thị mới của thành phố trung tâm trong chùm đô thị Hà Nội (Đô thị mới Hà Nội). Việc nghiên cứu quy hoạch và lập dự án đầu tư xây dựng Đô thị mới Hà Nội đang được Chính phủ, UBND Thành phố Hà Nội và các đối tác nước ngoài tiến hành. 
Quá trình đô thị hóa này sẽ hỗ trợ cho việc chuyển đổi cơ cấu kinh tế xã hội của huyện. Các khu vực còn lại của huyện đóng vai trò là đất dự trữ phát triển, vành đai cây xanh sinh thái và là cung cấp thực phẩm cho nội thành Hà Nội.
Việc nghiên cứu quy hoạch chi tiết huyện Đông Anh, trong đó tập trung vào các khu vực dự kiến sẽ đô thị hóa theo Điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đã trở thành đòi hỏi cấp thiết, đáp ứng các nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội lâu dài của Thủ đô, tạo cơ sở triển khai các quy hoạch chi tiết và thúc đẩy quá trình tiếp nhận và thực hiện các dự án đầu tư xây dựng trong và ngoài nước.

1.2.
Mục tiêu của đồ án

Căn cứ theo Nhiệm vụ lập dự án thiết kế Quy hoạch chi tiết huyện Đông Anh - Thành phố Hà Nội, phần quy hoạch sử dụng đất và quy hoạch giao thông (Phạm vi toàn huyện - tỷ lệ 1/10.000; khu vực đô thị hoá - tỷ lệ 1/5.000), đã được UBND Thành phố Hà Nội phê duyệt trong Quyết định số 2975/QĐ-UB ngày 22/6/2000, mục tiêu của đồ án này bao gồm :

(1) Cụ thể hóa Điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 108/1998 /QĐ-TTg ngày 20/6/1998 bằng các chỉ tiêu cơ bản về quy hoạch - kiến trúc và mạng lưới giao thông. 
(2) Quy hoạch sử dụng đất cho huyện đến năm 2020 : xác định các quỹ đất phát triển đô thị trong toàn huyện, các khu dân cư nông thôn và đất phát triển nông nghiệp. 
(3) Khớp nối các dự án đã được phê duyệt và đang triển khai trong khu vực đô thị và trong phạm vi toàn huyện, đảm bảo sự phát triển thống nhất với cơ cấu sử dụng đất của toàn khu vực.
(4) Tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện Dự án Đô thị mới Hà Nội.
(5) Tạo cơ sở pháp lý để thực hiện đô thị hoá khu vực phía Bắc sông Hồng, góp phần phát triển Hà Nội trở thành Thủ đô hiện đại, là trung tâm chính trị, kinh tế, tài chính, văn hoá và giao dịch quốc tế.
1.3.
cơ sở thiết kế

1. Tiêu chuẩn Thiết kế Qui hoạch Xây dựng Đô thị (TCVN K449 - 87).
2. Qui định về lập các đồ án qui hoạch xây dựng đô thị theo Quyết định số 332 - BXD/ĐT ngày 28/12/1993 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.
3. Điều chỉnh quy hoạch chung thủ đô Hà Nội đến năm 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 108/1998/QĐ-TTg ngày 20/6/1998.
4. Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án đô thị mới Hà Nội do Tập đoàn Daewoo lập với sự tài trợ của Cơ quan Hợp tác Quốc tế Hàn Quốc (KOICA) - Dự thảo tháng 5.2000.
5. Quy hoạch tổng thể về phát triển công nghiệp tại khu vực Hà Nội, UBND thành phố Hà Nội- Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA), tháng 5/1995.
6. Phương hướng chiến lược phát triển kinh tế ngoại thành Hà Nội, UBND thành phố Hà Nội, ngày 24/12/1998- Hội thảo phát triển kinh tế ngoại thành và xây dựng nông thôn mới Thành phố Hà Nội, tháng 12/1998.
7. Quyết định số 611/TTg ngày 05/8/1997 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch đất quốc phòng do quân đội quản lý trên địa bàn Quân khu Thủ đô.
8. Quy hoạch chi tiết khu đô thị Bắc Thăng Long (Northbridge), tỷ lệ 1/2000, diện tích 275 ha, do Viện Nghiên cứu Kỹ thuật và Phát triển Đô thị - Công ty Kỹ thuật và Xây dựng SENA lập năm 1996.
9. Quy hoạch chi tiết khu công nghiệp Thăng Long, tỷ lệ 1/2000, diện tích 294 ha do Viện Nghiên cứu Kỹ thuật và Phát triển Đô thị - Công ty Kỹ thuật và Xây dựng SENA lập năm 1996 đã được Bộ Xây dựng phê duyệt.
10. Quy hoạch chi tiết khu vui chơi giải trí và sân golf đầm Vân Trì, tỷ lệ 1/500, diện tích 128 ha, năm 1996.
11. Nghiên cứu tiền khả thi dự án đầu tư - tôn tạo và khai thác di tích thành Cổ Loa, Bộ Văn hoá thông tin lập 1995.
12. Quy hoạch chi tiết khu công nghiệp tập trung Đông Anh, quy mô 155ha, tỷ lệ 1/2000, do Viện Thiết kế quy hoạch Hà Nội lập năm 1997.
13. Các báo cáo phân bố sử dụng đất đai của các xã trên địa bàn huyện Đông Anh đến năm 2015 và 2020- do UBND các xã lập năm 1996-1999 theo Nghị định 64/CP ngày 27/9/1993 của Chính phủ và Quyết định 4171/QĐ-UB của UBND thành phố Hà Nội.
14. Kế hoạch chỉ đạo công tác quy hoạch huyện Đông Anh đến năm 2020 - UBND huyện Đông Anh số 36/KH-UB ngày 30 tháng 11/1998.
15. Các số liệu về hiện trạng (số liệu điều tra hiện trạng đến 12/1999) - Phòng Tổng hợp UBND huyện Đông Anh và Niên giám thống kê 1999 của Cục Thống kê Hà Nội và  các tài liệu tham khảo có liên quan khác.
2 HIỆN TRẠNG

2.1.
các đặc trưng chủ yếu

Vị trí và giới hạn huyện Đông Anh

Huyện Đông Anh nằm tại phía Bắc Hà Nội, ngăn cách với Thành phố Hà Nội trung tâm bởi sông Hồng và có tổng diện tích đất tự nhiên là 18.230 ha, gồm 23 xã và một thị trấn được giới hạn như sau:
· Phía Đông, Đông Bắc giáp tỉnh Bắc ninh;
· Phía Nam, Đông Nam giáp huyện Gia Lâm và sông Hồng;
· Phía Tây giáp tỉnh Vĩnh phúc;
· Phía Bắc giáp huyện Sóc sơn, Hà Nội.
Vị trí và giới hạn phần đô thị

Phần đô thị của huyện Đông Anh theo Điều chỉnh quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội có diện tích hơn 8.989ha chiếm 49% diện tích toàn huyện, được giới hạn như sau:
· Phía Đông giáp đường sắt Yên viên - Đông Anh kéo dài lên phía Bắc vào phần đất của xã Thuỵ lâm;

· Phía Bắc kéo dài từ phần đất của xã Xuân Nén đến phía Nam ga Bắc Hồng;

· Phía Tây đi qua xã Nam Hồng và Đại mạch;

· Phía Nam giáp đê sông Hồng và sông Đuống.

Vị trí của toàn huyện và phần đô thị trong Hà Nội được trình bày trong bản vẽ kèm theo.
2.1.1 Điều kiện địa hình, khí hậu và thuỷ văn 

Địa hình của huyện Đông Anh tương đối bằng phẳng. Cao độ trung bình 7 đến 8m, điểm cao nhất là 13m và thấp nhất là 4,5m. Địa hình nói chung dốc dần từ Bắc xuống Nam và từ Tây sang Đông.
Khu vực quy hoạch nằm trong vùng đồng bằng châu thổ sông Hồng, được hình thành từ thời kỳ thứ tư của đại Cenozonic. Độ lún của các công trình thông thường nhỏ hơn 2,0cm. Cường độ chịu tải trước khi gia cố là 60kPa, mức lún với tải trọng nhỏ hơn 6T/m2 là rất nhỏ với các lớp sét cứng ổn định ở độ sâu 5m. Mực nước ngầm ổn định từ 1,1-1,5m. Về địa chất khoáng sản: trên địa bàn huyện có mỏ than bùn tại Nỗ Khê thuộc xã Liên Hà, trữ lượng đạt 306.000 tấn. Tại Phù Lỗ thuộc xã Nguyên khê có mỏ cát xây dựng trữ lượng 126,5 triệu tấn. Hà Nội nằm trong phạm vi ảnh hưởng của đới sinh động đất với Ms max =6,2+0,3 độ Richter với độ siêu chấn 1-20km và Iomax = 8 theo thang MSK -64. Có hiện tượng xói mòn ở bờ sông Hồng từ Thượng cát đến sông Đuống.
Khu vực huyện Đông Anh có điều kiện khí hậu chung với khí hậu Hà Nội. 
Huyện Đông Anh chịu ảnh hưởng bởi chế độ thủy văn của các sông Hồng, sông Đuống. Ngoài ra trong huyện còn có Sông Cà Lồ, sông Thiếp, sông Ngũ Huyện Khê và rất nhiều ao hồ, trong đó đáng kể nhất là đầm Vân Trì với diện tích 130ha.

Tuy địa hình của huyện có cao hơn so với nội thành Hà Nội song vẫn nằm trong khu vực chịu sự đe doạ ngập lụt của sông Hồng. Do vậy tuyến đê sông Đuống và sông Hồng vẫn là điều kiện cơ bản để bảo vệ khu vực quy hoạch khỏi lũ lụt. Tình hình úng lụt thường xảy ra ở các xã phía Đông của huyện: Thuỵ Lâm, Vân Hà, Liên Hà liên quan đến sông Cà Lồ và sông Ngũ Huyện Khê.

2.2.
các nguồn lực

2.2.1.
Nguồn nhân lực

Dân số
Căn cứ theo số liệu của phòng Tổng hợp UBND huyện Đông Anh và Niên giám Thống kê 1999 của Cục Thống kê Hà Nội, dân số của huyện là 26 vạn người (số liệu năm đến 31/12/1999). Mật độ dân số là 1.429 người/km2. 
Số liệu thống kê trong vòng 5 năm trở lại đây cho thấy tỷ lệ tăng tự nhiên hàng năm của huyện Đông Anh có xu hướng giảm trung bình hàng năm 0,01%. Năm 1999, tỷ lệ tăng tự nhiên là 1,5%, gia tăng dân số cơ học không đáng kể.
Việc làm 
Hiện nay cơ cấu lao động trong huyện vẫn cơ bản là nông nghiệp. Lao động nông nghiệp hiện chiếm gần 90% tổng số lao động. Lao động công nghiệp và dịch vụ chiếm tỷ lệ trong cơ cấu lao động rất thấp so với huyện Gia Lâm ở lân cận. Nguyên nhân chủ yếu tại khu vực hiện còn ít các dự án công nghiệp và các dự án phát triển khác.

Tổng hợp dân số và lao động - huyện Đông Anh

	TT
	Đơn vị hành chính
	Dân 

số (1000

ng)
	Tỷ lệ tăng dân số (%)
	LĐ N. nghiệp (1000ng)
	Tỷ lệ  LĐ  
NN (%)
	DT đất N.N
(ha)
	Chỉ tiêu 
ha/l® NN
	Số hộ dân
	DT đất ở
(ha)
	Chỉ tiêu 
đất ở /hộ (m2)

	1. 
	Thị trấn Đông Anh
	23,22
	
	
	
	50,66
	
	5146
	109,14
	212,1

	2. 
	Bắc Hồng
	9,90
	1,49
	5,11
	94,1
	429,44
	0,084
	2281
	102,93
	451,2

	3. 
	Việt Hùng
	12,86
	1,26
	5,60
	82,5
	527,57
	0,094
	2962
	110,70
	373,7

	4. 
	Tàm Xá
	3,90
	1,46
	2,06
	96,5
	218,05
	0,106
	849
	19,49
	229,6

	5. 
	Kim Nỗ
	9,87
	1,08
	4,78
	95,9
	275,46
	0,058
	2085
	72,85
	349,4

	6. 
	Vân Nội
	8,99
	1,50
	3,82
	79,3
	337,47
	0,088
	2033
	107,97
	531,1

	7. 
	Mai Lâm
	9,98
	1,60
	2,75
	51,7
	312,7
	0,114
	1989
	57,52
	289,2

	8. 
	Nam Hồng
	9,99
	1,50
	4,53
	87,9
	526,67
	0,116
	2381
	98,07
	411,9

	9. 
	Xuân Nén
	10,98
	1,71
	5,24
	91,1
	598,31
	0,114
	2468
	137,10
	555,5

	10. 
	Đông Hội
	8,64
	1,65
	3,69
	77,8
	376,40
	0,102
	2076
	63,71
	306,9

	11. 
	Uy Nỗ
	11,98
	2,00
	4,51
	69,2
	366,84
	0,081
	2873
	74,61
	259,7

	12. 
	Đại Mạch
	9,00
	1,39
	4,35
	93,3
	456,85
	0,105
	1917
	75,14
	392,0

	13. 
	Xuân Canh
	8,96
	1,20
	3,72
	77,4
	369,59
	0,099
	2171
	74,51
	343,2

	14. 
	Kim Chung
	7,97
	1,50
	4,05
	92,6
	405,12
	0,100
	1828
	77,64
	424,7

	15. 
	Nguyên Khê
	10,96
	1,60
	4,76
	83,0
	438,11
	0,092
	2420
	122,99
	508,2

	16. 
	Cổ Loa
	14,01
	1,33
	6,67
	88,0
	494,66
	0,074
	3191
	105,93
	332,0

	17. 
	Thụy Lâm 
	15,03
	1,89
	7,54
	96,0
	679,52
	0,090
	3344
	123,05
	368,0

	18. 
	Vân Hà  
	8,55
	1,68
	3,81
	92,0
	352,80
	0,093
	1807
	42,70
	236,3

	19. 
	Liên Hà 
	13,91
	1,5
	6,41
	91,8
	553,44
	0,086
	2.656
	76,00
	286,1

	20. 
	Dục Tú 
	12,60
	1,77
	6,47
	93,5
	576,72
	0,089
	3.194
	73,70
	230,7

	21. 
	Vĩnh Ngọc
	9,20
	
	-
	-
	537,40
	
	1903
	76,75
	403,4

	22. 
	Hải Bối
	9,98
	1,5
	3,69
	71,6
	298,44
	0,081
	2229
	77,22
	346,4

	23. 
	Tiên Dương
	13,62
	1,3
	6,74
	90,1
	631,22
	0,094
	3070
	128,41
	418,3

	24. 
	Vâng La
	5,99
	
	-
	-
	175,01
	
	1157
	59,28
	512,3

	
	Tổng
	260,11
	
	
	
	9.988
	
	58030
	2067,41
	


2.2.2.
Nguồn tài nguyên đất và nước

Huyện Đông Anh có diện tích 18.230 ha, bao gồm cả một phần diện tích sông Hồng, sông Đuống và vùng bãi đất ven sông. Đất trong huyện chủ yếu thuộc đất phù sa và một phần là đất bồi tụ ven sông Hồng. Chỉ tiêu bình quân 730m2 đất trên đầu người. 
Trong huyện, công nghiệp còn chưa phát triển nên tỷ lệ đất công nghiệp trong toàn huyện còn thấp. Tổng diện tích đất công nghiệp trong toàn huyện 230ha, chiếm chưa đầy 2% diện tích huyện. Đất của các xí nghiệp công nghiệp, kho tàng tập trung chủ yếu tại thị trấn Đông Anh và một số xí nghiệp công nghiệp nằm rải rác dọc theo tuyến đường sắt Bắc cầu Thăng Long. Hiện nay tại Khu công nghiệp Thăng Long (Bắc cầu Thăng Long) đã xây dựng xong hạ tầng giai đoạn đầu với quy mô 128ha.
Quá trình đô thị hoá trong huyện diễn ra tương đối chậm, nên việc chuyển dịch mục đích sử dụng đất từ đất thổ canh thành đất thổ cư không diễn ra quá gay gắt. Tổng diện tích đất ở của huyện là khoảng 2.067 ha, chiếm 11,3% diện tích toàn huyện.
Hiện nay đất sử dụng cho mục đích quân sự đến năm 2000 đã được phê duyệt theo Quyết định số 611/TTg ngày 5/8/1997 của Thủ tướng Chính phủ. Trong địa bàn huyện, diện tích đất quốc phòng là 94,27ha, chiếm 0,52% diện tích toàn huyện.
Quỹ đất lớn nhất hiện nay của huyện là đất nông nghiệp, với tổng diện tích 9.988 ha, chiếm 55,79% diện tích toàn huyện. Tuy nhiên do dân số chủ yếu làm nông nghiệp nên chỉ tiêu bình quân đất nông nghiệp cho một lao động nông nghiệp rất thấp so với chỉ tiêu chung của vùng đồng bằng sông Hồng, chỉ đạt 0,1ha/lao động nông nghiệp.
Trong huyện còn có một quỹ đất khoảng 2.400ha, chiếm tỷ lệ 13,15% diện tích toàn huyện, bao gồm đất sông, đầm, hồ và các đất hoang hoá khác.

Phân bố sử dụng đất toàn huyện theo số liệu thống kê ngày 01/01/2000 của UBND huyện Đông Anh, ban hành theo Quyết định số 507/1999/QĐ-TCĐC ngày 12/10/1999 của Tổng cục Địa chính được tổng hợp trong bảng ở trang sau.

Tổng hợp số liệu thống kê đất đai
(Số liệu thống kê ngày 01/01/2000 của UBND huyện Đông Anh, 

ban hành theo Quyết định số 507/1999/QĐ-TCĐC ngày 12/10/1999 của Tổng cục Địa chính)
	TT
	Địa điểm
	Diện tích
(ha)
	Đất
NN-LN
	Đất chuyên dùng (ha)
	Đất ở
§T
	Đất ở
NT
	Sông, hồ
mương
	Đất khác

	
	
	
	
	XD
	GT
	Thuỷ lợi
	Di tích
	AN, QP
	Nghĩa địa
	Đất khác
	Cộng
	
	
	
	

	1
	TT  Đông Anh
	453,32
	50,66
	147,58
	59,38
	13,050
	
	43,06
	
	15,84
	278,91
	103,12
	6,02
	
	14,61

	2
	Bắc Hồng
	709,95
	429,44
	8,59
	38,15
	43,43
	
	3,68
	7,5
	8,5
	109,85
	
	102,93
	39,38
	28,35

	3
	Việt hùng
	834,30
	527,57
	66,12
	45,7
	59,92
	
	
	7,4
	3,96
	183,1
	
	110,70
	0
	12,93

	4
	Tàm xá
	513,21
	218,05
	1,5
	13,59
	8,060
	0,12
	
	0,69
	0,86
	24,82
	
	19,49
	203,32
	47,53

	5
	Kim Nỗ
	656,65
	275,46
	111,32
	33,3
	42,540
	
	
	7,76
	36,35
	231,27
	
	72,85
	71,85
	5,22

	6
	Vân Nội
	639,09
	337,47
	38,37
	25,33
	18,98
	
	5,06
	8,72
	33,19
	129,65
	
	107,97
	61,8
	2,2

	7
	Mai lâm
	584,08
	312,7
	24,87
	31,7
	48,5
	
	3,28
	7,6
	10,25
	126,2
	
	57,52
	68,58
	19,08

	8
	Nam Hồng
	859,50
	526,67
	17,96
	88,36
	65,5
	
	
	4,63
	13,31
	189,76
	
	98,07
	
	45

	9
	Xuân Nén
	1.075,90
	598,31
	39,03
	76,04
	73,93
	
	3,41
	12,18
	11,16
	215,75
	
	137,10
	69,87
	54,87

	10
	Đông hội
	707,10
	376,40
	15,00
	62,40
	101,09
	3,60
	5,10
	12,40
	
	199,59
	
	63,71
	67,4
	0

	11
	Uy nỗ
	762,12
	366,84
	127,66
	42,86
	46,38
	
	14,45
	5,17
	3,34
	239,86
	
	74,61
	48,96
	31,85

	12
	Đại mạch
	919,39
	456,85
	3,58
	47,70
	42,37
	1,03
	4,53
	5,08
	5,46
	109,75
	
	75,14
	274,81
	2,84

	13
	Xuân canh
	612,76
	369,59
	5,15
	27,20
	59,47
	0,31
	0,72
	11,11
	3,04
	107
	
	74,51
	49,44
	12,22

	14
	Kim Chung
	737,36
	405,12
	105,89
	77,45
	34,11
	
	
	2,6
	
	220,05
	
	77,64
	28,87
	5,68

	15
	Nguyên khê
	745,39
	438,11
	19,86
	72,90
	32,11
	0,26
	0,45
	13,05
	12,86
	151,49
	
	122,99
	28,53
	4,27

	16
	Cổ Loa
	806,90
	494,66
	21,75
	36,60
	43,09
	32,74
	
	4,54
	5,62
	144,34
	
	105,93
	61,97
	

	17
	Thụy lâm
	1.071,41
	679,52
	4,11
	70,54
	49,66
	3,85
	
	13,5
	57,05
	198,71
	
	123,05
	57,15
	12,98

	18
	Vân hà
	521,00
	352,80
	6,40
	19,00
	53,00
	
	
	2,80
	3,60
	84,80
	
	42,70
	27,00
	13,70

	19
	Liên hà
	810,72
	553,44
	9,85
	53,61
	43,81
	
	
	
	7,12
	114,39
	
	76,00
	61,41
	5,48

	20
	Dục tú
	848,50
	576,72
	10,01
	53,46
	44,27
	1,33
	7,44
	9,27
	9,93
	135,71
	
	73,70
	59,10
	3,27

	21
	Vĩnh ngọc
	929,5
	537,40
	8,21
	65,17
	70,55
	0,64
	
	4,86
	1,20
	150,63
	
	76,75
	124,7
	40,02

	22
	Hải bối
	737,19
	298,44
	15,63
	44,06
	90,2
	0,12
	
	4,31
	21,48
	175,80
	
	77,22
	145,95
	39,78

	23
	Tiên dương
	1.000,72
	631,22
	13,25
	52,7
	59,18
	
	3,09
	12,09
	10,7
	151,01
	
	128,41
	75,08
	15,00

	24
	Vâng la
	694,26
	175,01
	43,67
	16,34
	40,17
	0,44
	
	3,68
	0
	104,30
	
	59,28
	206,49
	149,18

	
	Tổng cộng
	18.230,32
	9.988,45
	865,36
	1.153,54
	1.183,37
	44,44
	94,27
	160,94
	274,82
	3.776,74
	103,12
	1.964,29
	1.831,66
	566,06


Phân bố sử dụng đất - huyện Đông Anh
	TT
	Loại đất
	Diện tích
(ha)
	Tỷ lệ chiếm đất (%)

	1
	Đất nông, lâm nghiệp
	9.988,45
	54,79

	2
	Đất chuyên dụng
	3.776,74
	20,72

	2.1
	Đất xây dựng
	865,36
	4,75

	2.2
	Đất giao thông
	1.153,54
	6,33

	2.3
	Đất thuỷ lợi
	1.183,37
	6,49

	2.4
	Đất di tích văn hoá, lịch sử
	44,44
	0,24

	2.5
	Đất an ninh, quốc phòng
	94,27
	0,52

	2.6
	Đất nghĩa địa
	160,94
	0,88

	2.7
	Đất chuyên dụng khác
	274,82
	1,51

	3
	Đất ở
	2.067,41
	11,34

	3.1
	Đất ở đô thị
	103,12
	0,57

	3.2
	Đất ở nông thôn
	1.964,29
	10,77

	4
	Đất chưa sử dụng
	2.397,72
	13,15

	4.1
	Sông, hồ, mương
	1.831,66
	10,05

	4.2
	Đất chưa sử dụng khác
	566,06
	3,11

	
	Cộng
	18.230,32
	100,00


2.2.3.
Nhà ở và cơ sở hạ tầng xã hội 

Nhà ở 
Dân cư trong huyện bình quân 4,3 người/hộ. Nhà ở trong khu vực quy hoạch có thể phân làm 3 loại.
· Nhà ở trong các thôn xóm thuần nông nằm xa thị trấn và các tuyến giao thông chính. Nhà ở trong khu vực này vẫn giữ được hình thức vốn có của nhà ở truyền thống vùng đồng bằng Bắc Bộ. Nhà ở gắn với vườn, mật độ xây dựng thấp, chủ yếu là một tầng. Nhà xây gạch, mái ngói hoặc mái bằng. Đường trong thôn xóm đã được trải bê tông hoặc lát gạch. Diện tích bình quân mỗi hộ đạt 364m2, với chỉ tiêu 80m2/người. Loại nhà ở này chiếm đến hơn 80% diện tích nhà ở trong toàn huyện.
· Nhà kiểu phố huyện: Đó là các điểm dân cư không chỉ thuần túy nông nghiệp. Tại đây có nhiều hộ gia đình đã chuyển sang hoạt động trong các lĩnh vực tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ thương mại. Các ngôi nhà ở đây được xây dựng liền tường tạo thành các đường phố, nhưng phía sau lớp nhà này vẫn là vườn.
· Nhà trong thị trấn Đông Anh, xây dựng theo kiểu đô thị với đặc điểm nổi bật là kiểu nhà liền tường thành các dãy phố, mật độ xây dựng rất cao, chiều cao 3- 5 tầng với diện tích bình quân 200m2 đất/hộ.  Nhiều ngôi nhà có chức năng sử dụng hỗn hợp thương mại, dịch vụ và ở.
Hệ thống các công trình công cộng chủ yếu trong toàn huyện
Trong huyện Đông Anh số dân bình quân trong mỗi xã đạt khoảng 9,8 nghìn người một xã, tương đương với một đơn vị ở hay một phường trong khu vực đô thị. Tại mỗi xã, các khu vực dân cư được chia thành các thôn. Số lượng các công trình công cộng chủ yếu trong toàn huyện, phân theo địa bàn các xã được thống kê trong bảng ở cuối mục này.

· Giáo dục : Hầu hết các xã đều có trường phổ thông cơ sở và trường trung học cơ sở. Có xã đã có trường phổ thông trung học. Phần lớn các trường đều có cơ sở vật chất khá, chỉ có nhu cầu chủ yếu mở rộng về quy mô do dân số tăng.
· Y tế : Toàn bộ các xã đều có trạm y tế. Huyện có một bệnh viện huyện 150 giường và một phân viện quy mô 50 giường tại xã Kim Chung và một bệnh viện ngành tại thị trấn Đông Anh. Ngoài ra tại các khu vực xã, thị trấn đều có các trạm xá, phòng khám với quy mô nhỏ, trang bị còn thấp.

· Cơ quan, UBND xã : Các cơ quan lãnh đạo chủ yếu của huyện như huyện ủy, UBND, các phòng ban trực thuộc đều đóng tại thị trấn Đông Anh. Quy mô cũng như hình thức phát triển của huyện lỵ còn rất hạn chế chưa tương xứng với chức năng của khu vực.
· Thương mại và văn hóa : Hầu hết các xã đều đã có trung tâm thương mại là chợ với tổng số 24 chơ. Trong huyện chỉ có một bãi chiếu bóng ngoài trời, hầu như không có các công trình văn hóa nào đáng kể.

· Các công trình di tích lịch sử và văn hóa : Hiện trong huyện 206 di tích lịch sử văn hoá gắn liền với các lễ hội. Đến năm 1999 trong huyện có 28 di tích lịch sủ đã xếp hạng, trong đó đáng kể nhất là khu di tích Cổ Loa và đền Sái.

Các công trình di tích lịch sử văn hóa đã được xếp hạng (đến 1999)
	TT
	Tên công trình
	Địa điểm (xã)
	Ghi chú

	1. 
	Khu di tích lịch sử Cổ Loa
	Cổ Loa,Việt Hùng,Dục Tú, Uy Nỗ
	484 ha

	2. 
	Đình Hà Vỹ
	Liên Hà
	Xếp hạng năm 1989

	3. 
	Nhà thờ họ Đỗ
	nt
	năm 1990

	4. 
	Đình Hà Hương
	nt
	năm 1989

	5. 
	Đình Lỗ Khê
	nt
	năm 1989

	6. 
	Nhà thờ ca công
	nt
	năm 1989

	7. 
	Đình Ngọc Chi
	Vĩnh Ngọc
	năm 1994

	8. 
	Đình Đông Trù
	Đông Hội
	năm 1994

	9. 
	Đình Lại đà
	nt
	năm 1989

	10. 
	Chùa Lại đà
	nt
	nt

	11. 
	Miếu Lại đà
	nt
	nt

	12. 
	Đình Hội phụ
	nt
	năm 1996

	13. 
	Chùa Hội phụ
	nt
	nt

	14. 
	Miếu Hội phụ
	nt
	nt

	15. 
	Miếu Mạch lũng
	Đại Mạch
	năm 1993

	16. 
	Đình Dục tú
	Dục Tú
	năm 1994

	17. 
	Chùa Dục tú
	nt
	nt

	18. 
	Đình Lý nhân
	nt
	năm 1995

	19. 
	Chùa Lý nhân
	nt
	nt

	20. 
	Đình Phúc hậu
	nt
	năm 1994

	21. 
	Chùa Phúc hậu
	nt
	nt

	22. 
	Đình Lỗ giao
	Việt Hùng
	năm 1997

	23. 
	Đình Đào thục
	Thụy Lâm
	năm 1995

	24. 
	Chùa Đào thục
	nt
	nt

	25. 
	Đình Thụy lôi
	nt
	năm 1986

	26. 
	Đền Thượng
	nt
	năm 1986

	27. 
	Đền Sái
	nt
	nt

	28. 
	Đình Hương trầm
	nt
	năm 1993

	29. 
	Chùa Hương trầm
	nt
	nt


Thống kê các công trình công cộng chủ yếu hiện có

	TT
	Địa điểm
	Diện 

tích
	Số 

dân
	Số 
	Các công trình công cộng dịch vụ chủ yếu
	Trạm 

y tế
	Trụ sở thôn,
	Mẫu 
	Sân
	Chợ

	
	
	(ha)
	(người)
	thôn
	UBND xã
	Trường cấp 1
	Trường cấp 2
	Trường cấp 3
	xã
	nhà văn hoá
	giáo
	thể thao
	

	1
	T.T Đông Anh
	453,32
	23.155
	15
	1
	2
	1
	1
	1
	10
	1
	
	3

	2
	Bắc Hồng
	709,95
	9.880
	6
	1
	1
	1
	0
	1
	6
	6
	
	1

	3
	Việt hùng
	834,30
	12.827
	6
	1
	1
	1
	0
	1
	6
	5
	
	1

	4
	Tàm xá
	513,21
	3.889
	2
	1
	1
	1
	0
	1
	1
	5
	
	

	5
	Kim Nỗ
	656,65
	9.854
	4
	1
	1
	1
	0
	1
	4
	4
	1
	1

	6
	Vân Nội
	639,09
	8.969
	6
	1
	1
	2
	0
	1
	5
	1
	
	1

	7
	Mai lâm
	584,08
	9.963
	7
	1
	1
	1
	0
	1
	7
	7
	
	1

	8
	Nam Hồng
	859,50
	9.968
	4
	1
	1
	1
	0
	1
	4
	4
	1
	

	9
	Xuân Nén
	1.075,90
	10.946
	6
	1
	1
	1
	0
	1
	
	4
	1
	1

	10
	Đông hội
	707,10
	8.621
	6
	1
	1
	1
	1
	1
	
	6
	4
	1

	11
	Uy nỗ
	762,12
	11.953
	13
	1
	1
	1
	0
	1
	3
	8
	
	1

	12
	Đại mạch
	919,39
	8.977
	3
	1
	1
	1
	0
	1
	3
	3
	2
	1

	13
	Xuân canh
	612,76
	8.944
	6
	
	1
	1
	0
	1
	6
	6
	1
	1

	14
	Kim Chung
	737,36
	7.949
	3
	1
	1
	1
	0
	1
	3
	3
	
	

	15
	Nguyên khê
	745,39
	10.925
	8
	1
	1
	1
	0
	1
	8
	8
	1
	1

	16
	Cổ Loa
	806,90
	13.983
	14
	1
	1
	1
	0
	1
	12
	12
	1
	1

	17
	Thụy lâm
	1.071,41
	14.986
	11
	1
	2
	1
	0
	1
	3
	8
	
	1

	18
	Vân hà
	521,00
	8.531
	5
	1
	1
	1
	0
	1
	
	5
	
	1

	19
	Liên hà
	810,72
	13.879
	8
	1
	1
	1
	1
	1
	2
	
	1
	1

	20
	Dục tú
	848,50
	12.571
	11
	1
	1
	1
	0
	1
	
	
	
	1

	21
	Vĩnh ngọc
	929,5
	9.182
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1

	22
	Hải bối
	737,19
	9.964
	4
	1
	1
	1
	0
	1
	3
	3
	
	2

	23
	Tiên dương
	1000,72
	13.589
	5
	1
	1
	1
	0
	1
	4
	5
	3
	

	24
	Vâng la
	694,26
	5.976
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1

	
	Tổng cộng
	18230,32
	259.481
	153
	21
	24
	23
	3
	22
	90
	104
	16
	24


Tổng hợp sử dụng đất  -  Khu vực đô thị
	TT
	Loại đất
	Diện tích
(ha)
	Tỷ lệ
chiếm đất (%)

	 1
	Đất công cộng
	78,78
	0,88

	 1.1
	Thương mại, dịch vụ
	31,16
	0,35

	 1.2
	Cơ quan 
	11,65
	0,13

	 1.3
	Trường học
	29,23
	0,33

	 1.4
	Bệnh viện
	6,74
	0,07

	 2
	Công nghiệp
	266,47
	2,96

	 2.1
	Đất công nghiệp hiện có 
	138,47
	1,54

	 2.2
	Khu công nghiệp Thăng Long (Giai đoạn 1)
	128
	1,42

	 3
	Đất ở
	1.100,32
	12,24

	 3.1
	Đất ở đô thị
	103,12
	1,15

	 3.2
	Đất ở nông thôn
	997,2
	11,09

	 4
	Giao thông
	104,58
	1,16

	 4.1
	Giao thông đường bộ
	84,08
	0,94

	 4.2
	Đường sắt và ga Vân Trì
	20,5
	0,23

	 5
	Sông, đầm, mương
	456,84
	5,08

	 6
	Đình chùa, di tích (Không kể 484 ha khu Cổ Loa)
	4,93
	0,05

	 7
	Đất nông nghiệp và đất khác
	6.977,19
	77,62

	
	Tổng cộng
	8.989,11
	100,00


2.2.4.
Cơ sở hạ tầng kỹ thuật

Hệ thống giao thông 

Đường bộ
Đường do Trung ương và thành phố quản lý có chiều dài 67 km bao gồm Quốc lộ 3 từ Hà Nội đi Thái nguyên, Đường Thăng Long - đầu cầu phía Bắc nối với quốc lộ 3, đường cao tốc Thăng Long-Nội Bài, đường Vân Trì và đường Trù.

Đường huyện quản lý: Tổng chiều dài 119km trong đó đường nhựa dài 29,5km, đường cấp phối dài 54km và đường đất hỗn hợp dài 36km.
Tổng chiều dài của các tuyến đường quốc lộ và đường do huyện quản lý là 186km, mật độ đường là 1,02km/km2. Đường bằng nhựa astphalt và bê tông thấm nhập nhựa đạt tỷ lệ 80%.
Đường liên xã có tổng chiều dài 474km, trong đó đường lát gạch đổ bê tông chiếm 60% tổng chiều dài tuyến đường. 
Trên các tuyến đường quốc gia và huyện quản lý có 14 cầu với tổng chiều dài là 118m.
Tổng hợp mạng lưới đường bộ huyện Đông Anh
	
	Chiều 
	Bề rộng đường (m)
	Kết cấu mặt đường

	Loại đường
	dài (km)
	Mặt
	Nền
	Nhựa, BT, gạch
	Cấp phối
	Đất

	Đường quốc lộ 
	67
	7-9
	9-12
	67
	
	

	Đường huyện quản lý
	119
	4-6
	6-7.5
	29
	54
	36

	Cộng
	186
	
	
	
	
	

	Đường xã, thôn
	474
	
	
	103,8
	46,7
	323,5

	Tổng
	660
	
	
	1753
	100,7
	359,5


Đường sắt
Trong địa bàn huyện có 3 tuyến đường sắt chạy qua và 4 nhà ga. 

1. Tuyến cầu Thăng Long đến ga Bắc Hồng dài 8km, có ga Vân Trì là ga tránh với diện tích khoảng 4,5 ha. 
2. Tuyến Hà Nội-Thái nguyên đoạn chạy qua huyện dài 14km đường khổ lồng 1 m và 1435mm. Trên tuyến có hai ga : Ga Cổ Loa có chiều dài 1,4km với 10 tuyến đường trong ga và diện tích ga kết hợp với kho bãi hàng là 5ha. Ga Đông Anh là ga đầu mối tách tuyến đi Việt Trì-Phố Lu có chiều dài 800m, 5 đường trong ga và diện tích ga 1,7ha.
3. Tuyến Đông Anh-Việt trì-Phố lu đoạn chạy qua huyện dài 9km, đường sắt khổ lồng. Trên tuyến này có ga Bắc Hồng với diện tích 1,8ha, chưa được xây dựng hoàn chỉnh thành ga lập tàu lớn tại khu vực phía Bắc Hà Nội.
Đường thủy
Đường thủy trong phạm vi huyện khai thác ở cả sông Hồng và sông Đuống. Sông Hồng có khả năng đáp ứng đi lại cho tầu đến 1.000 tấn. Tuy nhiên do điều kiện địa chất thủy văn rất khó tổ chức các cảng sông tại bờ Bắc sông Hồng (trong địa bàn huyện).

Mạng lưới đường bộ chính - Khu vực đô thị
	TT
	Các điểm đi qua
	Dài (m)
	Nhựa
	Cấp phối
	Đường đất
	Rộng 

(m)
	DT (m2)

	1
	Đường cao tốc Thăng Long
	6.030
	6.030
	
	
	23
	138.690

	2
	Đường QL 3
	15.900
	15.900
	
	
	10
	159.000

	3
	Đường Thăng Long - QL 3
	6.350
	6.350
	
	
	7
	44.450

	4
	Đường QL 23 - Mạch Lũng
	2.950
	2.950
	
	
	5
	14.750

	5
	Đường đê s. Hồng& s. Đuống
	20.300
	
	20.300
	
	4
	81.200

	6
	Đường Vân Trì - Bến Đò
	3.050
	3.050
	
	
	3,2
	9.760

	7
	Đường QL 3 - Vân Hà - Liên Hà - Dục Dó
	840
	840
	
	
	5,2
	4.368

	8
	Đường Chợ Tê - Vân Hà - Dục Tú
	1.500
	
	
	1500
	4,2
	6.300

	9
	Đường Vân Trì - Kim Nỗ - Kim Chung
	8.930
	
	8.930
	
	5,5
	49.115

	10
	Đường Đồng Nhân
	2.390
	
	2.398
	
	3,8
	9.082

	11
	Đường Thăng Long - QL 23
	1.960
	1.960
	
	
	50
	98.000

	12
	Đường Bến Bỏi-chùa Vân Nội
	5.000
	5.000
	
	
	3,7
	18.500

	13
	Đường QL3 - Cổ Loa - QL3
	5.800
	5.800
	
	
	3,5
	20.300

	14
	Đường Đản dị - Xuân Nén - đê Cà Lồ
	2.300
	2.300
	
	
	3,8
	8.740

	15
	Đường QL 3 - dốc Nứt
	940
	940
	
	
	3,7
	3.478

	16
	Đường ngã 3 Thăng Long đê sông Hồng
	1.115
	1.115
	
	
	4,6
	5.129

	17
	Đường QL 23 - Mai Châu
	3.470
	3.470
	
	
	4,2
	14.574

	18
	Đường QL 3 trạm bơm Nam Hồng
	14.800
	14.800
	
	
	10,5
	155.400

	
	Tổng cộng
	103,6km
	
	
	
	
	84,08ha


Các phương tiện kiểm soát nước
Hệ thống thoát nước trong khu vực đô thị cũng như trong toàn huyện chủ yếu dựa vào hệ thống tiêu nước nông nghiệp. Nước từ các khu vực đô thị và các điểm dân cư được thu gom lại hoặc xả tự nhiên vào các kênh mương tiêu nước nông nghiệp, sau đó thoát ra sông bằng tự chảy hoặc bơm. Toàn bộ huyện được chia thành 3 lưu vực tiêu nước chính: 1) Lưu vực tiêu nước ra sông Cà Lồ qua đầm Sơn Du, cống Xuân Nén và trạm bơm Mạnh Tân; 2) Lưu vực trạm bơm Phương Trạch ra sông Hồng; 3) Lưu vực tiêu nước ra sông Ngũ Huyện Khê.
Phân chia lưu vực tiêu nước  huyện Đông Anh
	TT
	Loại
	DT (ha)

	1
	Lưu vực tiêu ra sông Cà Lồ
	4.338

	1.1
	Tiêu tự chảy qua đầm Sơn du và qua cống Xuân Nén
	1.838

	1.2
	Tiêu bằng trạm bơm Mạnh tân
	2.500

	2
	Lưu vực trạm bơm Phương Trạch ra sông Hồng
	1.500

	3
	Lưu vực tiêu ra sông Ngũ Huyện Khê
	12.742

	3.1
	Lưu vực tự chảy đầm Vân Trì, sông Thiếp, cống Vực đê, Cổ Loa ra sông Ngũ Huyện Khê
	8975

	3.2
	Lưu vực phía tả sông Ngũ Huyện Khê, trạm bơm Xuân Trạch, Lộc hà, Thạc quả 
	2102

	3.3
	Lưu vực phía hữu sông Ngũ Huyện Khê trạm bơm Lại đà, Lộc hà hữu, Đồng dầu, Liêm đàm
	1665

	
	Tổng 
	18.580


Hiện nay trên địa bàn huyện có 12 trạm bơm (trong đó có 7 trạm bơm tưới tiêu kết hợp hoặc chỉ có nhiệm vụ tiêu nước) công suất từ 4,44m3/giây đến 16m3/giây. Hệ thống các trạm bơm tưới tiêu cũng như hệ thống kênh mương của huyện hiện tương đối hoàn chỉnh, đảm bảo tưới chủ động cho diện tích 8.200ha và tiêu chủ động cho diện tích 6.650ha.
Tổng chiều dài các tuyến kênh cấp I trực thuộc xí nghiệp quản lý khai thác công trình thủy lợi huyện quản lý là 63,5km.
Các tuyến kênh cấp II: Chiều dài các tuyến kênh tưới là 93,6km và chiều dài các tuyến kênh tiêu là 63,5km. Kênh nội đồng có chiều dài tổng cộng 250km. Đầm Vân Trì là có vai trò của một hồ điều hòa quan trọng. 
Thoát nước bẩn và vệ sinh môi trường
Hệ thống thoát nước thải sinh hoạt trong các khu vực đô thị và các điểm dân cư là thoát chung với nước mưa. Một số các công trình mới xây dựng trong những năm gần đây đã có bể tự hoại và bán tự hoạt để xử lý nước thải sinh hoạt trước khi đổ ra hệ thống cống, mương thoát nước chung của khu vực. Huyện có hai bệnh viện, nhưng cả hai đều không có hệ thống xử lý nước thải và rác thải riêng biệt. Không kiểm soát được điều kiện vệ sinh của nước thải và rác thải thải ra môi trường lân cận. Ngay trong các xí nghiệp công nghiệp việc xử lý chất thải sản xuất còn có nhiều vấn đề, đặc biệt là trong các xí nghiệp công nghiệp cũ. 
Hiện nay rác thải trong các khu vực đô thị đã được thu gom lại để xí nghiệp môi trường huyện chuyển tới các bãi rác, song vẫn còn phổ biển hiện tượng đổ rác thải xuống các hồ ao và không có biện pháp thu gom và xử lý riêng cho rác bệnh viện. Tại các điểm dân cư nông nghiệp vẫn phổ biến sử dụng xí hai ngăn.
Cung cấp nước
Trong huyện hiện chỉ có hai khu vực có hệ thống cấp nước công cộng là khu vực Thị trấn Đông Anh và khu vực Bắc cầu Thăng Long. Trạm cấp nước Bắc cầu Thăng Long cạnh mương Việt Thắng công suất thiết kế 3.500m3/ngày đêm. Mạng tiêu thụ chủ yếu có hai tuyến ống D200 đặt trên đường Bắc Thăng Long. Nhà máy nước Đông Anh công suất thiết kế 13.500m3/ngày đêm. 
Ngoài ra đại đa số dân cư trong toàn huyện dùng nước giếng khơi vì khu vực này có nguồn nước dồi dào, giếng chỉ cần sâu 3-4m.
Có hai tuyến ống chính, một tuyến D450mm từ nhà máy nước đến các khu vực các NXNCN, tiếp đến là tuyến D400 chạy từ bãi xe lên nông trường Mối von, tuyến thứ 2 là tuyến D300mm chạy từ nhà máy nước đến bệnh viện Đông Anh.
Hiện tại phía Bắc cầu Thăng Long đang chuẩn bị xây dựng nhà máy cấp nước với công suất 30.000m3/ngày đêm.

Cung cấp điện
Nguồn cấp điện cho các phụ tải của huyện Đông Anh là mạng lưới điện quốc gia thông qua trạm biến thế 110/35/6KV Đông Anh công suất 2x25MVA và trạm trung gian 35/6KV Lâm Tiêu công suất 2400+4000KVA. Huyện còn là trung tâm đầu mối của các tuyến điện 110KV: Tuyến Đông Anh- Chèm, tuyến Đông Anh-Phả Lại, tuyến Đông Anh-Bắc Ninh, tuyến Đông Anh- Thái Nguyên, tuyến Đông Anh- Việt Trì, tuyến Đông Anh-Gia Lâm.
Lưới phân phối gồm 2 cấp điện áp là 35KV và 6KV: Trạm lưới là 50.264KVA gồm 157 trạm, trong đó 25 trạm 35/0,4KV có dung lượng 36.594KVA.
2.2.5.
Một số dự án lớn trên địa bàn huyện 

Hiện nay trong huyện Đông Anh có một số dự án lớn đã được phê duyệt và đang triển khai xây dựng:
1. 
Dự án khu vui chơi giải trí sân golf Kim Nỗ (128ha) đã được cấp Giấy phép Đầu tư từ 1995. Dự án đã hoàn thành việc đến bù giải phóng mặt bằng và đang chuẩn bị các bước kỹ thuật.
2. 
Dự án khu đô thị Thăng Long (275ha, Giai đoạn 1: 86ha) đã được cấp Giấy phép Đầu tư số 1820/GP ngày 20/1/1997. Đối tác nước ngoài xin giãn tiến độ triển khai dự án vì thị trường của Dự án đang bị thu nhỏ.
3. 
Dự án khu công nghiệp Thăng Long (294 ha) đã được cấp Giấy phép Đầu tư số 1845/GP ngày 22/2/1997. Các công trình hạ tầng Giai đoạn 1 (128ha) đã hoàn thành và bắt đầu đi vào hoạt động.
4. 
Dự án đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng đô thị Bắc Thăng Long - Vân Trì (50 ha) đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại quyết định số 854 /1997/QĐ-TTg ngày 11.10.1997. Dự án đã hoàn thành việc đến bù giải phóng mặt bằng và đang chuẩn bị các bước kỹ thuật.
5. 
Dự án bảo tồn cảnh quan di tích Cổ Loa đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt dự án tiền khả thi tại quyết định số 5750 ngày 13/11/1997 và giao cho Hà Nội chỉ đạo chủ đầu tư triển khai lập báo cáo nghiên cứu khả thi. Dự án chiếm diện tích 484 ha thuộc phạm vi của 4 xã : Cổ Loa, Việt Hùng, Dục Tú và Uy Nỗ. 
2.3.
đánh giá tổng hợp hiện trạng

2.3.1.
Những thuận lợi 

Huyện Đông Anh có nhiều lợi thế về vị trí, nguồn nhân lực về ý nghĩa chính trị về văn hóa và truyền thống đáp ứng cho phát triển. Tại đây đã có các phương tiện giao thông vận chuyển: đường bộ, đường sắt, đường sông. Khu vực có khả năng được đáp ứng đầy đủ các nhu cầu về năng lượng, đặc biệt là năng lượng điện, về nước sinh hoạt, nước cho công nghiệp cũng như tưới tiêu. Huyện có nguồn nhân lực dồi dào về số lượng và có trình độ chuyên môn. Cùng với nội thành Hà Nội, huyện Đông Anh đang thu hút được sự quan tâm của nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước. Hiện nay đã có một số dự án phát triển công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật đô thị quy mô lớn đang được triển khai, qua đó tạo việc làm và thúc đẩy mạnh mẽ hơn quá trình đô thị hóa của huyện.
Phần đô thị của huyện đã cơ bản được xác định trên cơ sở Điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội, tạo điều kiện cho việc thu hút và thúc đẩy quá trình đầu tư xây dựng.
Trong phần nông thôn đã xây dựng được các cơ sở hạ tầng kỹ thuật và xã hội ban đầu, trước hết là hệ thống giao thông liên xã và hệ thống trường học, chợ. Đây là nền tảng ban đầu cho việc phát triển phần nông thôn của huyện Đông Anh.
2.3.2.
Những khó khăn

Những khó khăn chung

Hạn chế trước mắt của huyện cũng như khu vực dự kiến phát triển đô thị là tốc độ phát triển  không cao, trước hết bắt nguồn từ nguồn vốn trong khu vực hạn chế và khả năng hấp thụ đầu tư, khả năng thị trường hóa các hàng hóa và dịch vụ còn yếu kém. Cơ sở hạ tầng còn chưa phát triển phải có nhiều chi phí đầu tư để cải tạo nâng cấp và xây dựng mới. Đây là khu vực dễ bị lũ lụt đòi hỏi phải có chi phí lớn để bảo dưỡng hệ thống đê và chi phí lớn về bơm để cung cấp nước tưới và thoát nước khi bị mưa ngập.

Những khó khăn riêng của phần đô thị

Phần lớn các khu vực dân cư hiện có, bên cạnh việc bố trí quá phân tán, được đô thị hóa từ các điểm dân cư nông nghiệp, không có sự kiểm soát nên khi tổ chức hệ thống hạ tầng kỹ thuật, đặc biệt là hệ thống giao thông của một đô thị hiện đại phải di chuyển nhiều dẫn đến khó khăn trong quá trình thực hiện quy hoạch. Đây cũng là một khó khăn cho việc thực hiện việc tập trung xây dựng theo các giai đoạn.
Trong huyện còn nhiều xí nghiệp công nghiệp nằm phân tán, thậm chí có các điểm dân cư bố trí nằm lọt trong các cụm công nghiệp gây khó khăn cho việc quản lý và đảm bảo điều kiện môi trường. Việc thực hiện các chuyển đổi chức năng hoặc di chuyển dân cư ở các khu vực này là vấn đề khó thực hiện. 

Những khó khăn riêng của phần nông thôn

Trong phần nông thôn, hệ thống hạ tầng kỹ thuật và xã hội mới có các cơ sở vật chất ban đầu, nếu không được chú ý đầu tư sẽ diễn ra sự mất cân đối nghiêm trọng giữa phần đô thị và phần nông thôn và hậu quả của nó là việc tăng không kiểm soát dòng người từ khu vực nông thôn vào các khu đô thị. 
3 CÁC CƠ  SỞ  THIẾT KẾ QUY HOẠCH 

3.1.
Huyện Đông Anh trong quy hoạch chung Hà Nội

3.1.1.
Định hướng phát triển khu vực đô thị theo Điều chỉnh quy hoạch chung

Điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội xác định huyện Đông Anh có 3 khu vực đô thị : khu Bắc cầu Thăng Long, khu Cổ Loa và khu Đông Anh - Đường 3, cùng với khu đô thị Gia Lâm - Sài đồng tạo thành khu đô thị mới Bắc sông Hồng. 

-
Khu Bắc cầu Thăng Long nằm xung quanh đầm Vân Trì được hình thành trên cơ sở Khu công nghiệp Thăng Long, sân golf đầm Vân Trì, khu thể thao và khu đô thị mới Bắc Thăng Long. 
-
Khu Đông Anh - Đường 3 được hình thành trên cơ sở khu công nghiệp Đông Anh, trung tâm tài chính thương mại dịch vụ của Đô thị mới Hà Nội, các khu nghỉ ngơi, du lịch Tầm Xá, Vực Đê. 

-
Khu Cổ Loa gồm khu di tích Cổ Loa cùng với các làng cổ được hình thành kết hợp với trung tâm thương mại dịch vụ, văn hoá thể dục thể thao và khu dân cư phát triển ra phía sông Hồng và sông Đuống. Đây là khu vực đô thị được xây dựng vừa hiện đại với cơ sở hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, giữ gìn di tích cảnh quan và có điều kiện môi trường chất lượng cao.
Dự kiến quy mô phát triển đến năm 2005: 3.600 - 4.100 ha với số dân là 247 nghìn người, đến năm 2020: 8.525 ha với số dân là 672nghìn người. Chỉ tiêu bình quân đất đô thị 127m2/người.

Quy hoạch sử dụng đất

Toàn bộ phần đô thị của huyện Đông Anh được chia thành 8 khu đô thị với diện tích và quy mô dân số như sau :

Các khu đô thị trong khu vực đô thị huyện Đông Anh

	TT
	Tên khu đô thị
	Ký 

hiệu
	Đến năm 2020

	
	
	
	Dân
(1000)
	Quy mô 
(ha)
	Đất 

đơn vị ở 

	1  
	 Bắc Thăng Long
	
	311
	3.850
	885

	1.1
	Tây đường Thăng Long
	O30
	30
	930
	100

	1.2
	Đông đường Thăng Long, Nam Vân Trì
	O31
	108
	1.180
	260

	1.3
	Bắc đầm Vân Trì
	O32
	98
	1.190
	330

	1.4
	TT Phương Trạch
	O33
	75
	550
	195

	2
	 Cổ Loa
	
	256
	2.845
	750

	2.1
	Cổ Loa- Tây Nam Cổ Loa
	O34
	98
	1450
	265

	2.2
	Trục trung tâm Cổ Loa- sông Hồng
	O35
	75
	660
	205

	2.3
	Trục Cổ Loa- Đông trù
	O36
	83
	735
	280

	3
	 Đông Anh- Đường 3
	O37
	105
	1.830
	290

	
	Tổng
	
	672
	8.525
	


Phân khu chức năng 

Trung tâm đô thị : Dự kiến phát triển 8 trung tâm công cộng dịch vụ cấp đô thị cho 8 khu đô thị (Trong Điều chỉnh quy hoạch chung ký hiệu từ TT8 đến TT14), trong đó trung tâm tài chính thương mại Phương Trạch (TT9) và Trung tâm công cộng dịch vụ tại Nam Cổ Loa (TT14) là 2 trong số 6 trung tâm cấp Thành phố. Chỉ tiêu đất của các trung tâm công cộng cấp đô thị là 5,65m2/người với quy mô dự kiến 380ha.

Ngoài ra trong khu vực đô thị còn dự kiến quỹ đất để bố trí các trường đại học, viện nghiên cứu và chuyển giao công nghệ, trường dạy nghề.
Các khu dân cư : Bảo tồn các làng xóm cổ, chuyển dần từ các điểm dân cư nông thôn sang các điểm dân cư đô thị, xây dựng các khu dân cư mới. Chỉ tiêu đất đơn vị ở dự kiến 30m2/người. Nhà ở dự kiến năm 2020 đạt 20-24m2 sàn /người.

Các khu công nghiệp: Cải tạo các cụm công nghiệp (Đông Anh) hiện có qua các biện pháp di chuyển các xí nghiệp công nghiệp độc hại ra ngoài khu vực đô thị, thay đổi chức năng sản xuất cho phù hợp, hạn chế mở rộng hoặc không mở rộng, đầu tư chiều sâu, đảm bảo vệ sinh môi trường. Phát triển các khu công nghiệp mới. Tổng diện tích đất khu công nghiệp và cụm công nghiệp trong khu vực đô thị là 1.320ha với chỉ tiêu dự kiến là 20m2/người.
Quy hoạch sử dụng đất cây xanh công viên, nghỉ ngơi giải trí và TDTT


Trong phần đô thị có 20 công viên cấp đô thị, (ký hiệu từ X41 đến X60) với tổng diện tích dự kiến 1.842ha, với chỉ tiêu 27,4m2/người, trong đó diện tích hồ trong công viên là 432ha chiếm tỷ lệ 23% diện tích công viên, với chức năng tạo cảnh quan đô thị và điều hoà nước mặt, chiếm tỷ lệ 5-7% diện tích của phần đô thị.

3.1.2.
Định hướng phát triển hạ tầng 

· Hạ tầng xã hội 

Đảm bảo đầy đủ các tiện ích công cộng như trường học, nơi nghỉ ngơi du lịch, bệnh viện, các công trình văn hóa nghệ thuật và các công trình thương mại dịch vụ cho người dân.

· Hạ tầng kỹ thuật

1.  Giao thông :
Đường bộ : 
Giao thông đối ngoại: Đường cao tốc Thăng Long- Nội Bài được mở rộng với 6-8 làn xe.  
Giao thông đô thị: Hoàn thiện vành đai 3 khép kín ở cả hai phía sông Hồng: Pháp vân- Cầu Thanh Trì- qua sông Đuống vòng phía Bắc Yên viên nhập vào quốc lộ 18 và đường Thăng Long - Nội Bài. Xây dựng đường trục chính xuyên suốt Bắc sông Hồng qua việc kéo dài quốc lộ 5 qua sông Đuống, qua Cổ Loa nhập vào đường Thăng Long - Nội Bài. Có một bến xe liên tỉnh tại Đông Anh. Xây dựng một hệ thống đường liên khu vực, khu vực và phân khu vực ở các khu phát triển mới, trong đó đường chính thành phố (đường cấp I) B: 70-80m, đường vành đai 43-45m, đường liên khu vực (cấp II) 50-60m ( có tàu điện 63-65m), đường khu vực 30-50m và đường phân khu vực 30m. Xây dựng mới cầu Nam Tứ liên qua sông Hồng.

Đường sắt: 

Giữ nguyên hệ đầu mối đường sắt ở phía Bắc, Tây và Nam thành phố, để nối tuyến đường sắt phía Nam và Bắc xây dựng thêm đoạn Văn điển - Cổ bi (qua cầu Thành trì) vượt sông Đuống lên ga Bắc Hồng. Hoàn chỉnh hệ thống ga đường sắt, trong khu vực đô thị có các ga : Đông Anh, Bắc Hồng, Vân Trì, Cổ Loa, trong đó các ga Bắc Hồng, Việt hùng là ga lập tàu.
Đường sông: 

Nạo vét chỉnh trị tiến tới kênh hoá sông Hồng. Tổ chức giao thông công cộng: Dự kiến đến năm 2010 bảo đảm được 30% nhu cầu đi lại và năm 2020 đảm bảo từ 45-50% bằng phương tiện giao thông công cộng. 
2.  Chuẩn bị kỹ thuật đất xây dựng
Đê điều: Gia cố hệ thống đê, kiểm soát các hành lang bảo vệ đê.
Hướng tiêu nước chính: Tại khu vực Bắc Thăng Long- Đông Anh, tận dụng khả năng tự tiêu, tự chảy của sông Thiếp, sông Ngũ Huyện Khê và sông Cà Lồ. Trên cơ sở cải tạo và đào mới thêm kênh mương, hồ điều hoà cho từng khu vực. Cải tạo nâng công suất trạm bơm Phương Trạch hiện có hoặc xây dựng mới trạm bơm thay thế  với công suất dự kiến 40-50m3/s. Chiều cao đắp nền trung bình 0,5-2m. Ngoài các trục tiêu nước hiện có xây dựng các trục tiêu nước mới đảm đảo mật độ 0,6-0,8km/km2, đào các hồ điều hoà kết hợp với việc tạo cảnh quan, đảm bào diện tích 5-7% lưu vực. Mật độ hệ thống cống đạt 80-100m/ha.

3.  Cấp nước

Nhu cầu cấp nước: Dự kiến 106.700m3/ ngày đêm vào năm 2005 và 354.000m3/ngày đêm vào năm 2020.  
Nguồn cấp nước: Nước mặt với hàm lượng phù sa thấp có thể cung cấp cho các khu vực đô thị Bắc sông Hồng là các sông như sông Cầu, sông Thương, sông Công, sông Lục Nam (với Qmax 3.500m3/ngày đêm). Nước ngầm tại khu vực Bắc sông Hồng có thể khai thác tại Gia Lâm - Sài đồng với trữ lượng có thể khai thác 66.000m3/ngày đêm.
Nhà máy cấp nước: Xây dựng 3 nhà máy nước ở 3 khu vực đô thị với tổng công suất 165.000m3/ngày đêm, nước còn thiếu khoảng 200.000m3/ngày đêm sẽ được bổ xung từ khu vực Gia Lâm hoặc nước mặt từ sông Cầu.

4.  Cấp điện :  

Năm 2020 chuyển toàn bộ sang cấp điện áp chuẩn 22KV. Nguồn điện của khu vực được đảm bảo bởi các trạm nút 220 KV và các trạm giảm áp 110KV hiện có được cải tạo và xây dụng mới. Lưới hạ áp được thiết kế hiện đại, an toàn, bán kính hợp lý.

5.  Thoát nước bẩn và vệ sinh môi trường

Dự kiến xây dựng tại Vân Trì một trạm làm sạch nước thải với công suất 25.740m3/ngày đêm. Trạm Bắc Đông Anh công suất 20.360m3/ngày đêm, trạm Đông Anh công suất 62.487m3/ngày đêm và trạm Cổ Loa với công suất 43.524m3/ngày đêm
Chất thải rắn được thu gom và chuyển đến khu liên hợp xử lý các chất thải tại Sóc Sơn. Nghĩa trang được dự kiến bố trí tại vùng đồi Sóc Sơn.
· Đối với khu vực nông thôn
Các khu vực nông thôn trong vùng được tồn tại và phát triển theo hướng cải thiện  từng bước cơ sở kinh tế bằng biện pháp phát triển các hoạt động phi sản xuất nông nghiệp để chuyển hóa cơ cấu dân số lao động, tạo sự thay đổi về lối sống và từng bước cải tạo làm thay đổi về kiến trúc và xây dựng theo hướng hình thành phố vườn. Đối với các làng xóm ven đô, ven trục lộ huyết mạch, tập trung phát triển hạ tầng nông thôn như nước sạch, giao thông, điện khí hóa nông thôn, nhà ở, phúc lợi công cộng.. Hình thành các trung tâm cụm xã và xã, sắp xếp lại các điểm dân cư ven quốc lộ, giữ gìn làng nghề truyền thống.
3.2.
các cơ sở về kinh tế và xã hội 

3.2.1.
Chương trình đầu tư cải tạo phát triển các cơ sở kinh tế - kỹ thuật

Các chương trình đầu tư cải tạo và phát triển các cơ sở kinh tế và kỹ thuật trên địa bàn huyện Đông Anh được trình bày trong Kế hoạch chỉ đạo công tác quy hoạch huyện Đông Anh đến năm 2020. Bên cạnh việc chỉ đạo việc thực hiện các dự án của Thành phố đã được phê duyệt trên địa bàn huyện, đề xuất các dự án quy hoạch phát triển như: Quy hoạch chi tiết 8 xã, thị tứ, quy hoạch hệ thống hạ tầng xã hội và kỹ thuật (xây dựng và nâng cấp trường học, xây dựng thêm và hoàn thiện hệ thống chợ, nâng cấp hệ thống giao thông, cải tạo mạng lưới điện..) và một số các dự án khác.

Quy hoạch phát triển nông nghiệp đến năm 2020
Phát huy sức mạnh nội lực, khai thác triệt để tiềm năng đất đai, cơ sở vật chất kỹ thuật, từng bước chuyển dịch cơ cấu sản xuất nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, phát triển ngành nghề công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, kinh doanh dịch vụ để giải quyết việc làm  và tăng thu nhập, từng bước hoà nhập vào quá trình đô thị hoá. Tập trung phát triển 4 vùng kinh tế đặc thù:

1) Vùng chăn nuôi : Gồm các xã ở bãi ven sông Hồng, sông Đuống như Đại Mạch, Võng La, Hải Bối, Vĩnh Ngọc, Tầm Xá, Xuân Canh, Đông Hội, Mai Lâm. Tập trung khuyến khích phát triển chăn nuôi lợn nạc, phát triển chăn nuôi bò sữa, bò thịt, gia cầm và trồng dâu nuôi tằm để khai thác triệt để tiềm năng các vùng bãi và là vùng cung cấp các loại con giống thuần chủng cho các vùng trong và ngoài huyện. Đầu tư hệ thống giết mổ gia súc, củng cố và hoàn chỉnh trạm thu gom sữa, xây dựng mô hình trang trại chăn nuôi bò sữa, lợn nạc.
2) Vùng rau, hoa: Gồm các xã Nam Hồng, Bắc Hồng, Tiên Dương, Vân Nội, Kim Chung và Kim Nỗ. Tập trung sản xuất loại rau có chất lượng, có giá trị kinh tế cao, xây dựng vùng rau giống để cung cấp giống rau cho các vùng trong huyện. Quy hoạch và xây dựng vùng sản xuất rau sạch với diện tích từ 300-500 ha và hệ thống hạ tầng kỹ thuật kèm theo. Mở rộng diện tích cây hoa các loại, tiếp thu các giống hoa cao cấp, hoa xuất khẩu có hiệu quả kinh tế cao.
3) Vùng lúa đặc sản : Gồm các xã phía Đông như Dục Tú, Liên Hà, Vân Hà, Việt Hùng, Thuỵ Lâm.  Tập trung và khuyến khích mở rộng diện tích lúa đặc sản như nếp cái hoa vàng, tám thơm, tẻ thơm , là vùng sản xuất và cung cấp giống lúa cao sản và đặc sản cho các xã trong huyện. Phát triển các nghành nghề truyền thống như trạm khắc gỗ, sơn mài, cơ khí cán rút thép, mộc nề và các nghề thủ công mỹ nghệ khác.

4) Vùng cây công nghiệp : Gồm các xã trung tâm huyện như Uy nỗ, Nguyên khê, Xuân Nén, Cổ Loa. Khuyến khích phát triển các cây công nghiệp như lạc, đậu tương, các cây màu có giá trị kinh tế cao, tạo nhiều sản phẩm cho chăn nuôi và cung cấp cho chế biến. Phát triển kinh doanh thương nghiệp dịch vụ tạo thành trung tâm giao lưu hàng hoá của huyện.
Phạm vi bốn vùng kinh tế trên sẽ luôn được điều chỉnh cho phù hợp với các quyết định thu hồi đất của Nhà nước để phục vụ phát triển đô thị.

Quy hoạch sử dụng đất của từng xã thời kỳ 1999-2020 
Quy hoạch sử dụng đất của từng xã do các xã lập năm 1999, có nội dung xác định nhu cầu đất ở, xây dựng cơ bản phục vụ nhu cầu xây dựng nông thôn mới và công tác giao đất nông nghiệp cho các hộ gia đình và cá nhân theo Nghị định 64/CP ngày 27/9/1993 của Chính phủ và Quyết định 4171/QĐ-UB của UBND thành phố Hà Nội về việc giao đất nông nghiệp cho hộ gia đình và cá nhân sử dụng ổn định vào sản xuất nông nghiệp trên địa bàn thành phố.
3.3.
dự báo về số dân và việc làm

Dân số của huyện Đông Anh hiện nay là khoảng 26 vạn người. Tỷ lệ tăng dân số hàng năm là 1,5% tương đối thấp, trong đó tăng cơ học không đáng kể. Số dân cư trong huyện đến năm 2020 được dự báo trên cơ sở các nguyên tắc sau:

- 
Số dân cư trong phần đô thị của huyện Đông Anh được xác định theo quy mô dân số dự kiến trong Điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội. 
- 
Số dân cư trong phần nông thôn : Do nằm gần khu vực đô thị nên việc thu hút dân cư tăng cơ học vào khu vực nông thôn là không đáng kể, do vậy dự báo về quy mô dân số trong phần nông thôn chủ yếu căn cứ theo số dân tăng tự nhiên. Số dân cư trong phần nông thôn được dự báo trên cơ sở số dân cư hiện trạng nằm ngoài ranh giới phần đô thị là 126 ngàn người và chỉ tiêu tăng dân số tự nhiên 1,5% trong giai đoạn đến năm 2005 và 1,3% trong giai đoạn đoạn 2005-2020.
Như vậy số dân cư trong toàn huyện Đông Anh đến năm 2020 là 83 vạn người, trong đó số dân cư sống trong phần đô thị là 67,2 vạn người chiếm 80% số dân cư trong toàn huyện. Số dân cư dự kiến tăng cơ học từ bên ngoài vào huyện đến năm 2020 là 50 vạn người.

Phần nông thôn có số dân 15,8 vạn người, số lao động 8 vạn người chiếm 50% số dân cư. Dự kiến cơ cấu lao động đến năm 2020 như sau :

-  
Số lao động nông nghiệp là 3,6 vạn người chiếm 45% số lao động, với diện tích đất nông nghiệp còn lại, đảm bảo cho mỗi lao động nông nghiệp có một quy mô đất canh tác 0,12ha/1 lao động. So với tổng số lao động toàn huyện (41,5 vạn) tỷ lệ dân số hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp chiếm 8- 9%.
-  
Số lao động trong lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng là 2 vạn người chiếm 25%.
- 
Số lao động dịch vụ là 2,4 vạn người chiếm 30%.
Dự kiến quy mô dân số huyện Đông Anh
Đơn vị : 1000 người

	TT
	Tên khu vực
	Dân cư hiện trạng theo ranh giới đô thị
	Đến năm 2005
	Đến năm 2020

	
	
	
	Dân số
(1000)
	Tỷ lệ tăng
dân số
	Dân số
(1000)
	Tỷ lệ tăng
dân số

	1
	Phần đô thị
	139
	247
	chủ yếu tăng cơ học
	672
	chủ yếu tăng cơ học (tăng thêm 500 ngàn người)

	2
	Phần nông thôn
	121
	136
	chủ yếu tăng tự nhiên
	158
	chủ yếu tăng tự nhiên

	3
	Tổng cộng
	260
	383
	
	830
	


3.4.
tiêu chuẩn thiết kế 

Đối với phần đô thị, tiêu chuẩn thiết kế của đồ án quy hoạch được xác định trên hai cơ sở: Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật được quy định trong Quy chuẩn xây dựng Việt Nam và các chỉ tiêu đã khống chế trong Điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội với số dân 672 ngàn người.

Đối với phần nông thôn, chỉ tiêu sử dụng đất được xác định theo Quy chuẩn xây dựng Việt Nam, theo khu vực đồng bằng Bắc Bộ, kết hợp với hiện trạng chỉ tiêu đất thổ cư trong khu vực, dự kiến chỉ tiêu sử dụng đất cho khu dân cư nông thông là 100m2/người, tương đương với đất cho một hộ dân cư khoảng  300 - 350 m2/ hộ. Quy mô đất cho khu dân cư nông thôn được tính toán với số dân 158 ngàn người.
Chỉ tiêu tính toán đất dân cư nông thôn đến năm 2020
với quy mô dân số 158 ngàn người
	TT
	Hạng mục
	Tiêu chuẩn m2/người
	Nhu cầu diện tích (ha)
	Ghi chú

	1
	Khu dân cư nông thôn
	100
	1580
	

	1.1
	Đất ở  (các lô đất gia đình) 
	70
	11.060
	Cả đất ở, vườn ao chuồng.

	1.2
	Đất xây dựng công trình công cộng 
	7-8
	110-126
	

	1.3
	Đất giao thông, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật 
	20
	3.160
	

	1.4
	Đất cây xanh công cộng
	2-3
	31,6-47,4
	


4 QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN TOÀN HUYỆN Và phần ĐÔ THỊ ĐếN NĂM 2020

4.1.
Cơ cấu chung của toàn huyện

Hiện nay, về cơ bản Đông Anh vẫn là một huyện nông nghiệp, cơ cấu theo từng xã, phục vụ chủ yếu cho mục đích nông nghiệp và thủ công nghiệp. Dự kiến đến năm 2020 toàn huyện sẽ chia thành hai phần như sau :

- 
Phần đô thị thuộc Thành phố Hà Nội trung tâm bao gồm 3 khu vực đô thị với diện tích 8.989ha, chiếm 49,31% diện tích toàn huyện.

· Phần nông thôn của huyện (phần còn lại) diện tích 9.241,21 ha chiếm 50,69% diện tích toàn huyện. Phần này chia thành hai vùng : Vùng nằm ngoài đê sông Hồng và sông Đuống với diện tích 2.419,83ha và vùng nông thôn còn lại với diện tích 6.821,38ha.
Các quy hoạch sử dụng đất và giao thông trong đồ án này sẽ được đề xuất theo cơ cấu chung toàn huyện như nêu trên.

Tổng hợp cơ cấu chung - huyện Đông Anh

	TT
	Khu vực
	Diện tích (ha)
	Tỷ lệ (%)

	I
	Phần đô thị
	8.989,11
	49,31

	1
	Khu Bắc Thăng Long
	4.034,29
	22,13

	2
	Khu Cổ Loa
	3.092,45
	16,96

	3
	Khu Đông Anh- Đường 3
	1.862,37
	10,22

	II
	Phần nông thôn
	9.241,21
	50,69

	1
	Vùng ngoài đê (kể cả làng xóm ngoài đê)
	2.419,83
	13,27

	2
	Vùng nông thôn còn lại
	6.821,38
	37,42

	
	Tổng cộng
	18.230,32
	100,00


Thị trấn Đông Anh, các xã Kim Nỗ, Vân Nội, Kim Chung hoàn toàn nằm trong đô thị. Các xã Mai lâm, Nam Hồng, Đông hội, Xuân canh, Cổ Loa, Vĩnh ngọc, Tiên dương hoàn toàn bị đô thị hoá.
Thống kê diện tích đất phát triển đô thị 
phân theo các xã đến năm 2020 

	
	Địa điểm
	Diện tích (ha)
	DT đất đô thị (ha)
	Diện tích còn lại (ha)
	Tỷ lệ đất nông thôn còn lại (%)

	1
	Thị trấn Đông Anh
	453,32
	453,32
	0
	0,0

	2
	Xã Bắc Hồng
	709,95
	123,05
	586,9
	82,7

	3
	Xã Việt hùng
	834,30
	60,92
	773,38
	92,7

	4
	Xã Tàm xá
	513,21
	31,87
	481,34
	93,8

	5
	Xã Kim Nỗ
	656,65
	656,65
	0
	0,0

	6
	Xã Vân Nội
	639,09
	639,09
	0
	0,0

	7
	Xã Mai lâm
	584,08
	495,26
	88,82
	15,2

	8
	Xã Nam Hồng
	859,50
	538,91
	320,59
	37,3

	9
	Xã Xuân Nén
	1.075,90
	271,85
	804,05
	74,7

	10
	Xã Đông hội
	707,10
	621,43
	85,67
	12,1

	11
	Xã Uy nỗ
	762,12
	305,03
	457,09
	60,0

	12
	Xã Đại mạch
	919,39
	140,56
	778,83
	84,7

	13
	Xã Xuân canh
	612,76
	535,05
	77,71
	12,7

	14
	Xã Kim Chung
	737,36
	737,36
	0
	0,0

	15
	Xã Nguyên khê
	745,39
	80,46
	664,93
	89,2

	16
	Xã Cổ Loa
	806,90
	744,41
	62,49
	7,7

	17
	Xã Thụy lâm
	1.071,41
	161,46
	909,95
	84,9

	18
	Xã Vân hà
	521,00
	0,00
	521
	100,0

	19
	Xã Liên hà
	810,72
	13,28
	797,44
	98,4

	20
	Xã Dục tú
	848,50
	126,92
	721,58
	85,0

	21
	Xã Vĩnh ngọc
	929,5
	670,77
	258,73
	27,8

	22
	Xã Hải bối
	737,19
	404,43
	332,76
	45,1

	23
	Xã Tiên dương
	1.000,72
	901,56
	99,16
	9,9

	24
	Xã Võng la
	694,26
	275,47
	418,79
	60,3

	
	Tổng cộng
	18.230,32
	8.989,11
	9.241,21
	50,7


4.2.
Cơ cấu chung và định hướng phát triển không gian 

4.2.1.
Cơ cấu chung của phần đô thị

Phần đô thị của huyện Đông Anh thuộc Thành phố Hà Nội trung tâm, gồm 3 khu vực đô thị: 

· Khu Bắc Thăng Long: Thuộc phía Tây Nam huyện Đông Anh, nằm xung quanh đầm Vân Trì. Đây là khu đô thị cửa ngõ của Thủ đô liên hệ với sân bay quốc tế Nội Bài, có nền đất cao, cảnh quan đẹp và hấp dẫn. Bắc Thăng Long là khu vực đô thị mới, phát triển đồng bộ : dân cư , công nghiệp, nghỉ dưỡng kết hợp gìn giữ cảnh quan. Quy mô dân số giai đoạn đầu là 127 ngàn người với quy mô chiếm đất 1.000-1.500 ha đến năm 2020 khoảng 311 ngàn người. Khu Bắc Thăng Long được chia thành các khu đô thị: Khu đô thị Tây đường Thăng Long (ký hiệu trong bản vẽ quy hoạch là O30), khu đô thị Đông đường Thăng Long- Nam Vân Trì (O31), khu đô thị Bắc đầm Vân Trì (O32), khu trung tâm Phương Trạch (O33).
· Khu Cổ Loa: Nằm phía Đông Nam của huyện Đông Anh, phía Bắc có khu di tích Cổ Loa và phía Nam giáp sông Hồng và sông Đuống. Cổ Loa là khu đô thị kết hợp giữa việc bảo tồn tôn tạo di tích cảnh quan và xây dựng mới, giữ vai trò quan trọng trong bố cục không gian - gần như chủ thể và trung tâm bố cục quy hoạch cả Hà Nội mới Bắc sông Hồng cũng như cả Hà Nội. Dự kiến năm 2005 dân số sẽ phát triển khoảng 20 ngàn dân đô thị và năm 2020 dân số sẽ là 256 ngàn dân. Khu Cổ Loa bao gồm 3 khu đô thị : Khu đô thị Cổ Loa- Tây Nam Cổ Loa (O34), trục trung tâm Cổ Loa- sông Hồng (O35) và trục Cổ Loa- Đông Trù (O36).

· Khu Đông Anh - Đường 3 (O37): Được phát triển trên cơ sở thị trấn huyện lỵ Đông Anh, khu công nghiệp, trung tâm dịch vụ và các công trình đầu mối hạ tầng kỹ thuật lớn. Dự kiến đến năm 2005 dân số sẽ phát triển đến 100 ngàn người và đến năm 2020 dân số sẽ đạt 105 ngàn người. 

Cơ cấu chung phần đô thị
	TT
	Khu vực
	Ký 

hiệu
	Diện tích
(ha)
	Tỷ lệ 
(%)
	Dân số
(1000 ng.)

	1
	Khu Bắc Thăng Long
	
	4.034,3
	44,88
	311

	1.1
	Tây đường Thăng Long
	O30
	951,67
	10,59
	30

	1.2
	Đông đường Thăng Long, Nam Vân Trì
	O31
	1.331,27
	14,81
	108

	1.3
	Bắc đầm Vân Trì
	O32
	1.191,61
	13,26
	98

	1.4
	Trung tâm Phương Trạch
	O33
	559,74
	6,23
	75

	2
	Khu Cổ Loa
	
	3.092,5
	34,40
	256

	2.1
	Cổ Loa- Tây Nam Cổ Loa
	O34
	1.681,69
	18,71
	98

	2.2
	Trục trung tâm Cổ Loa- sông Hồng
	O35
	731,21
	8,13
	75

	2.3
	Trục Cổ Loa- Đông trù (*)
	O36
	679,55
	7,56
	83

	3
	Khu Đông Anh- Đường 3
	O37
	1.862,37
	20,72
	105

	
	Tổng cộng
	
	8.989,11
	100
	672


(*)
không kể 57 ha thuộc Gia Lâm.
4.2.2.
Các định hướng phát triển không gian chính

· Khu Bắc Thăng Long, Cổ Loa, Đông Anh-Đường 3 là đô thị mới, có cơ cấu và hình thái phát triển không gian của thành phố vườn. Nét đặc trưng và sức hấp dẫn của đô thị mới này là sự kết hợp của các khu vực phát triển hiện đại, mật độ xây dựng cao, nhà cao tầng, nhà tháp của các khu vực trung tâm với các khu vực làng xóm truyền thống và khu vực nhà ở mới thấp tầng với mật độ xây dựng thấp.

· Đây là khu vực không chỉ có tiện nghi cao về các loại hình dịch vụ, hệ thống hạ tầng xã hội và kỹ thuật đồng bộ mà là nơi có chất lượng cao về điều kiện môi trường, qua một hệ thống công viên, cây xanh sinh thái liên kết với nhau và có tỷ lệ chiếm đất lớn.

· Sức hấp dẫn về không gian và điều kiện về môi trường thể hiện rất đặc trưng qua việc kết hợp đồng bộ giữa các tuyến đường giao thông, công viên cây xanh, di tích lịch sử  và hệ thống mặt nước của đầm Vân Trì, các hồ và các tuyến kênh xây dựng mới. Chính điều này tạo ra sự khác biệt của khu đô thị mới các các khu đô thị khác của Hà Nội.

· Khu đô thị mới phía Bắc sông Hồng không chỉ nối với khu vực phía Nam - Hà Nội hiện nay, qua các tuyến đường bộ, đường sắt đô thị với hệ thống cầu vượt sông Hồng mà còn liên kết qua các 2 trục không gian chính: Trục không gian thương mại, dịch vụ, hành chính tại khu trung tâm Phương Trạch và trục không gian lịch sử, cảnh quan, du lịch tại khu trung tâm Cổ Loa- Sông Hồng.
4.2.3.
Cơ cấu chung của khu vực nông thôn

Mặc dù phần nông thôn của huyện Đông Anh sau năm 2020 sẽ bị thu hẹp lại, nhưng quá trình đô thị hoá không xảy ra trong một thời gian ngắn, nên về thực chất các hoạt động về sản xuất nông nghiệp vẫn phải được đảm bảo song song với quá trình đô thị hoá. 
Cơ cấu của phần nông thôn trong những năm tới phải phục vụ trước hết việc thực hiện cho được các Định hướng về chiến lược phát triển kinh tế ngoại thành Hà Nội, cũng như của huyện bao gồm :

· Đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu sản xuất hàng hóa, nhằm thỏa mãn nhu cầu ngày càng cao cho nhu cầu tiêu dùng của nhân dân Thủ đô và tham gia xuất khẩu.
· Phát triển nông nghiệp sinh thái bền vững đa dạng, nhằm cải thiện và bảo vệ môi trường sinh thái cảnh quan phục vụ du lịch, nghỉ ngơi, giải trí.
· Phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, chú trọng vào công nghiệp chế biến nông sản, khôi phục phát triển một số làng nghề thủ công truyền thống, mở thêm ngành nghề mới nhằm giải quyết lao động tại chỗ, cải thiện đời sống nông dân và xây dựng nông thôn mới.
Các hoạt động kinh tế kể trên được phát triển căn cứ theo đặc điểm của 4 vùng kinh tế đặc trưng trong địa bàn huyện. Trong phần nông thôn của huyện Đông Anh sẽ có hai dạng phát triển: 

· Các xã nằm cách biệt bởi phần đô thị sẽ  được tăng cường hệ thống dịch vụ xã hội và sản xuất qua các trung tâm xã. Các trung tâm xã đóng vai trò cung cấp các dịch vụ thường xuyên, nơi thu gom chế biến các sản phẩm nông nghiệp dư thừa để phục vụ cho đô thị. Còn các dịch vụ không thường xuyên như trường cấp 3, phòng khám đa khoa,... dự kiến sử dụng chung với các khu dân cư của đô thị ở lân cận. Các xã dạng này bao gồm các xã nằm tại phía Bắc và Tây của huyện.

· Phần nông thôn tập trung chủ yếu tại khu vực phía Đông và Đông Bắc của huyện. Mỗi xã có một trung tâm xã như các xã thông thường khác. Dự kiến xây dựng tại khu vực này một trung tâm cụm xã hay một trung tâm dịch vụ nông thôn. Tại đây bố trí trường cấp 3, các cơ sở dịch vụ xã hội và sản xuất nông nghiệp chính của huyện, khu công nghiệp nông thôn- nơi tập trung các cơ sở thu gom và chế biến các sản phẩm nông nghiệp và các cơ sở sản xuất tiểu thủ công nghiệp truyền thống có quy mô của huyện. 

· Khu vực các điểm dân cư ngoài đê sông Hồng và sông Đuống được giữ lại, đảm bảo việc sản xuất và sinh hoạt của một số lượng lớn hộ dân canh tác đất nông nghiệp ngoài bãi, về lâu dài sẽ thực hiện theo các dự án chung của Thành phố. 

4.3.
quy hoạch sử dụng đất - phần đô thị 

4.3.1.
Quy hoạch các trung tâm công cộng, dịch vụ thương mại 

Phần đô thị bao gồm 8 khu đô thị, mỗi khu đô thị có một trung tâm công cộng, dịch vụ thương mại. Tại đây bố trí các công trình công cộng, thương mại, dịch vụ phục vụ nhu cầu không thường xuyên của cư dân, các nhà làm việc, văn phòng giao dịch và có thể cả nhà ở. Các trung tâm công cộng, dịch vụ thương mại được liên kết bằng các tuyến giao thông đô thị và các tuyến vận tải công cộng - đường sắt đô thị. Tại mỗi trung tâm công cộng cấp đô thị dự kiến bố trí một bệnh viện đa khoa, một sân vận động với trung tâm thể dục thể thao. Các công trình trong trung tâm là các công trình cao tầng, được xây dựng với tiện nghi cao, tạo hình thức của một đô thị hiện đại.

· Các trung tâm công cộng, dịch vụ thương mại tại khu Bắc Thăng Long
Trung tâm TT8 :  Trung tâm này phục vụ khu đô thị Đông đường Thăng Long (O31) và có diện tích 21,1 ha.
Trung tâm TT 9 : Trung tâm này còn gọi là Trung tâm Phương Trạch, vừa phục vụ khu đô thị O33, vừa là trung tâm cấp thành phố, là trung tâm tài chính thương mại, cơ quan chính quyền (khu CBD) và có diện tích 129,4 ha. Tại đây dự kiến bố trí nhà ở cao tầng, quy mô tương đương như một đơn vị ở. Trung tâm này được nối với trung tâm Hà Nội hiện nay qua một khu vực dự kiến phát triển ngoài đê sông Hồng và cầu Nhật tân.
Trung tâm TT 10 : Trung tâm này phục vụ khu đô thị Tây đường Thăng Long (O30) có diện tích 49,7ha, bao gồm hai khu vực: khu vực phục vụ trực tiếp khu đô thị mới Bắc Thăng Long (Khu Northbridge) và khu vực nằm phía Bắc khu công nghiệp Thăng Long. Tại đây bố trí trường quốc tế và bệnh viện quốc tế.
Trung tâm TT 11 : Trung tâm này phục vụ khu đô thị Bắc đầm Vân Trì (O32) và có diện tích 57,1 ha. 
· Các trung tâm công cộng, dịch vụ thương mại tại khu Cổ Loa
Trung tâm TT 13 : Trung tâm này phục vụ khu đô thị Tây Cổ Loa (O34) và có diện tích 50ha.
Trung tâm TT 14 : Trung tâm này có diện tích 58ha, được chia thành hai khu vực (TT14A và TT14B) vừa có vai trò là trung tâm công cộng, lịch sử văn hóa và du lịch của thành phố, đồng thời là trung tâm công cộng dịch vụ của hai khu đô thị : Trục trung tâm Cổ Loa - sông Hồng (O35) và trục Cổ Loa- Đông Trù (O36).

· Trung tâm công cộng, dịch vụ thương mại tại khu Đông Anh - Đường 3
Trung tâm TT 12 : Trung tâm này phục vụ khu đô thị Nam khu công nghiệp Đông Anh (O37) và có diện tích 53 ha.

Ngoài các trung tâm công cộng, dịch vụ thương mại kể trên, trong đô thị còn có:
- 
Khu vực Viện Nghiên cứu với diện tích 22,66ha tại khu đô thị O37 được chia thành hai khu vực với diện tích 9,43 ha và 13,23 ha.
- 
Khu vực Trường đại học với diện tích 12,16 ha, bố trí tại khu đô thị O35 kề liền với trung tâm công cộng TT14 (Nam Cổ Loa).
-
Khu vực Nghiên cứu công nghệ cao với diện tích 32,89 ha, bố trí tại phía Đông Nam khu di tích Cổ Loa.
Các công trình công cộng, dịch vụ cấp đô thị 

và các công trình viện nghiên cứu

	TT
	Tên khu vực
	Ký hiệu 
	Vị trí
	DT (ha)
	Ghi chú

	I.
	Trung tâm công cộng, dịch vụ TM
	
	
	
	

	
	Khu Bắc Thăng Long
	
	
	257,3
	

	1
	Trung tâm Đông đường Thăng Long
	TT8
	Khu §T 31
	21,1
	

	2
	Trung tâm Phương Trạch
	TT9
	Khu §T 33
	129,4
	Cấp Thành phố

	3
	Trung tâm Tây đường Thăng Long
	TT10
	Khu §T 30
	49,7
	

	4
	Trung tâm Bắc đầm Vân Trì
	TT11
	Khu §T 32
	57,1
	

	
	Khu Đông Anh - Đường 3
	
	
	53
	

	5
	Trung tâm Nam KCN Đông Anh
	TT12
	Khu §T 37
	53
	

	
	Khu Cổ Loa
	
	
	108
	

	6
	Trung tâm trục Cổ Loa - sông Hồng
	TT13
	Khu §T 34
	50
	

	7
	Trung tâm trục Cổ Loa - Đông Trù
	TT14A,14B
	Khu §T 35, 36
	58
	Cấp Thành phố

	
	Cộng
	
	
	418,3
	

	II.
	Khu nghiên cứu & phát triển 
	
	
	
	

	1
	Khu vực viện nghiên cứu
	
	Khu §T 37
	22,66
	

	1.1
	Khu A
	
	
	9,43
	

	1.2
	Khu B
	
	
	13,23
	

	2
	Khu vực trường Đại học
	
	Khu §T 35
	12,16
	

	3
	Khu công nghệ kỹ thuật cao
	
	Khu §T 36
	32,89
	

	
	Cộng
	
	
	67,71
	

	
	Tổng cộng
	
	
	486,39
	


Tổng diện tích công trình công cộng cấp đô thị là 418,3ha, đạt chỉ tiêu 6,2m2/người, không kể các công trình thể dục thể thao. (So với chỉ tiêu trong Điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội là 5,65m2/người).

Tổng diện tích các công trình nghiên cứu, đào tạo là 67,7ha, đạt chỉ tiêu 1m2/người.

4.3.2.
Các khu công viên cấp đô thị

Trong phần đô thị có 20 công viên cấp đô thị (ký hiệu trong bản vẽ quy hoạch từ X41 đến X60). Trong đó đáng chú ý nhất là công viên đầm Vân Trì và công viên thể thao truyền thống tại phía Nam khu di tích Cổ Loa.
Tổng diện tích các công viên cấp đô thị là 1.951,12ha, đạt chỉ tiêu 29m2/người (trong Điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội : 27,4m2/người), trong đó diện tích mặt nước là 551,72 ha chiếm 6,1 % diện tích của toàn đô thị. 
Các công viên đô thị có diện tích rất lớn, tại đây không chỉ đơn thuần bố trí cây xanh mang chức năng cảnh quan, môi sinh mà có thể bố trí các vườn cây ăn quả, diện tích trồng hoa, nuôi cá mang lại lợi ích kinh tế, góp phần vào việc chuyển đổi cơ cấu kinh tế và cơ cấu lao động trong quá trình đô thị hóa. 
Trong các công viên này dự kiến bố trí các sân thể thao cơ bản, sân vận động, các trung tâm TDTT và các công trình phục vụ nhu cầu vui chơi giải trí.
Hệ thống công viên cấp đô thị
	TT
	Vị trí công viên
	Ký 

hiệu
	Diện tích

(ha)
	DT mặt nước (ha)

	1
	Cạnh đầm Vân Trì
	X41
	605,63
	233

	2
	Cạnh KCN, từ đường sắt tới đường Thăng Long
	X42
	62,12
	0

	3
	Phía Tây khu công nghiệp
	X43
	28,2
	0

	4
	Phía Nam trung tâm khu đô thị O31
	X44
	144,32
	129,12

	5
	Phía Đông trung tâm khu đô thị  O31
	X45
	16,45
	3

	6
	Phía trường đại học
	X46
	100,7
	28

	7
	Phía Nam khu ở khu đô thị  O37
	X47
	53,5
	10

	8
	Phía Bắc Trung tâm Phương Trạch
	X48
	111,3
	15

	9
	Phía Nam trung tâm Phương Trạch
	X49
	21,1
	0

	10
	Phía quanh trung tâm khu đô thị  O35
	X50
	127,7
	31

	11
	Phía Tây Nam Cổ Loa
	X51
	142,2
	26

	12
	Trung tâm thể thao truyền thống
	X52
	222,5
	12

	13
	Phía Bắc trung tâm khu đô thị  O35
	X53
	22,2
	0

	14
	Trục trung tâm khu đô thị  O36
	X54
	59,1
	0

	15
	Khu vực Đông Trù 
	X55
	18,4
	0

	16
	Phía Nam khu đô thị  O35
	X56
	90,4
	40

	17
	Phía Nam trục trung tâm khu đô thị  O35
	X57
	44,6
	0

	18
	Phía Đông khu đô thị  O36
	X58
	22,6
	4,6

	19
	Phía Nam khu đô thị  O36
	X59
	26,5
	2

	20
	Cạnh đầm Vân Trì, Tây đường TL -khu đô thị O30
	X60
	31,6
	18

	
	Tổng cộng
	
	1.951,12
	551,72


4.3.3.
Quy hoạch các khu ở

Đơn vị ở là thành phần cơ bản nhất của đô thị, quy mô của các đơn vị ở được tính toán tạo điều kiện cho người dân đi bộ đến các dịch vụ thương mại hàng ngày và trẻ em có thể đi bộ đến trường với bán kính phục vụ của các công trình này trong khoảng từ 400m đến 500m, tương đương với thời gian đi bộ 8-10 phút. Số dân cư của mỗi đơn vị ở khoảng 1 vạn người, thuận lợi cho việc quản lý về mặt chính quyền cũng như tổ chức các trường phổ thông cơ sở và trung học cơ sở với quy mô 1000-1200 học sinh. Mỗi một đơn vị ở có một trung tâm công cộng phục vụ nhu cầu thường xuyên của dân cư. 
Trong phạm vi khu vực có quy mô 4-6 đơn vị ở, một trung tâm công cộng dịch vụ của một đơn vị ở được mở rộng để có chức năng như một trung tâm công cộng dịch vụ cấp khu nhà ở, phục vụ nhu cầu không thường xuyên của dân cư với bán kính phục vụ 1-1,2km. Tại đây bố trí trường phổ thông trung học, trường dạy nghề, phòng khám đa khoa.
Các đơn vị ở trong khu vực đô thị của huyện Đông Anh về quy mô dân số tương đương với quy mô dân số của các đơn vị ở thông thường của Hà Nội, nhưng về quy mô đất đai có diện tích 40-60ha (các đơn vị ở thông thường có quy mô 20-30ha). Phần tăng thêm là diện tích của khu vực cây xanh sinh thái. Đây là đặc điểm biểu hiện chất lượng về mặt môi trường của các khu ở trong khu vực đô thị mới. Diện tích cây xanh này trong giai đoạn đầu vẫn có thể sử dụng để sản xuất nông nghiệp, tạo điều kiện cho việc chuyển đổi dần về nghề nghiệp, lối sống của cư dân trong khu vực trong quá trình đô thị hoá. Đây cũng là diện tích dự trữ dành cho việc phát triển trong tương lai.
Các khu vực làng xóm được bảo tồn, hạn chế di dời (kể cả đất ở đã giao cho dân theo Nghị định 64/CP) và chuyển hoá dần từ làng xã thành đơn vị ở (phường). Đối với khu vực này duy trì mật độ xây dựng thấp với tiêu chuẩn khoảng 60m2 ở cho một người dân (hiện trạng 80m2/người) thành các khu vực nhà vườn.
Các khu vực nhà ở xây dựng mới tập trung vào việc xây các, chung cư nhiều tầng và cao tầng tạo diện mạo của đô thị hiện đại.
Hệ thống các công trình công cộng dịch vụ đã có như chợ, trường học được tận dụng, nâng cấp và mở rộng phù hợp với quy mô của đơn vị ở.
Hạn chế cao nhất việc di chuyến các khu vực nghĩa địa hiện có, bố trí thành khu vực cây xanh. Khi đô thị đã phát triển việc chôn cất mới sẽ được tổ chức tại khu nghĩa trang Sóc sơn.

· Các đơn vị ở trong khu Bắc Thăng Long
1) Các đơn vị ở trong khu đô thị Tây đường Thăng Long (O30)
Khu đô thị O30 có 4 đơn vị ở với quy mô 30,66 ngàn người, trong bản vẽ quy hoạch ký hiệu từ 30.1 đến 30.4. Trong đó đơn vị ở 30.4 là đơn vị ở đặc biệt, là một phần của dự án khu đô thị mới Bắc Thăng Long đã được phê duyệt. Trung tâm công cộng, dịch vụ thương mại của đơn vị ở 30.3 có vai trò như là một trung tâm của khu nhà ở với quy mô 4 đơn vị ở. 
2) Các đơn vị ở trong khu đô thị Đông đường Thăng Long - N. Vân Trì (O31)

Khu đô thị O31 có 11 đơn vị ở, với quy mô 102,60 ngàn người, trong bản vẽ quy hoạch ký hiệu 31.1 đến 31.11 và được bố trí tại hai khu vực:
- 
Khu vực phía Bắc của tuyến đường đô thị - khu 31A bao gồm 6 đơn vị ở. Trung tâm của đơn vị ở 31.5  đóng vai trò là trung tâm của khu nhà ở.
- 
Khu vực phía Nam của tuyến đường đô thị - khu 31B bao gồm 5 đơn vị ở. Trung tâm của đơn vị ở 31.10 đóng vai trò là trung tâm của khu nhà ở.

3) Đơn vị ở trong khu đô thị Bắc đầm Vân Trì - (O32)
Khu đô thị O32 có 12 đơn vị ở với quy mô 101,24 ngàn người, trong bản vẽ ký hiệu 32.1 đến 32.12 và được bố trí tại hai khu vực:
- 
Khu vực phía Tây của tuyến mương - khu 32A có 7 đơn vị ở. Trung tâm của đơn vị ở 32.4  đóng vai trò là trung tâm của khu nhà ở.

- 
Khu vực phía Đông của tuyến mương- khu 32B có 5 đơn vị ở. Trung tâm của đơn vị ở 32.11 đóng vai trò là trung tâm của khu nhà ở.

4)  Đơn vị ở trong khu vực trung tâm Phương Trạch - (O33)

Khu đô thị O33 có 4 đơn vị ở và một đơn vị ở đặc biệt với quy mô 75,07 ngàn người, trong bản vẽ ký hiệu 33.1 đến 33.4. Trung tâm của đơn vị ở 33.3 đóng vai trò là trung tâm của khu nhà ở. Trong Trung tâm công cộng dịch vụ Phương Trạch dự kiến bố trí cả nhà ở, do vậy diện tích ở trong khu vực có thể coi như một đơn vị ở đặc biệt.
· Các đơn vị ở trong khu Cổ Loa

1) Đơn vị ở trong khu đô thị Cổ Loa - Tây Nam Cổ Loa- (O34)

Khu đô thị O34 có 9 đơn vị ở và một đơn vị ở đặc biệt  trong khu vực di tích Cổ Loa với quy mô 98,18 ngàn người, trong bản vẽ ký hiệu 34.1 đến 34.9 và được bố trí tại hai khu vực  :

- 
Khu vực phía Bắc của tuyến đường đô thị - khu 34A có 5 đơn vị ở. Trung tâm của đơn vị ở 34.5  đóng vai trò là trung tâm của khu nhà ở.

- 
Khu vực phía Nam của tuyến đường đô thị - khu 34B có 4 đơn vị ở. Trung tâm của đơn vị ở 34.9 đóng vai trò là trung tâm của khu nhà ở.

2) Đơn vị ở trong trục trung tâm Cổ Loa - sông Hồng - (O35)

Khu đô thị O35 có 8 đơn vị ở với quy mô 74,65 ngàn người, trong bản vẽ ký hiệu 3551 đến 34.8 và được bố trí tại hai khu vực :
- 
Khu vực phía Bắc của khu đô thị - khu 35A có 5 đơn vị ở. Trung tâm của đơn vị ở 35.3  đóng vai trò là trung tâm của khu nhà ở.

- 
Khu vực phía Nam của khu đô thị  - khu 35B có 3 đơn vị ở. Trung tâm của đơn vị ở 35.7 đóng vai trò là trung tâm của khu nhà ở.

3) Đơn vị ở trong trục Cổ Loa - Đông Trù - (O36)

Khu đô thị O36 có 8 đơn vị ở với quy mô 79,09 ngàn người, trong bản vẽ ký hiệu 36.1 đến 36.8 và được bố trí tại hai khu vực:
- 
Khu vực phía Bắc của khu đô thị - khu 36A có 2 đơn vị ở. Trung tâm của đơn vị ở 36.1  đóng vai trò là trung tâm của khu nhà ở.

- 
Khu vực phía Nam của khu đô thị - khu 36B có 6 đơn vị ở. Trung tâm của đơn vị ở 36.7 đóng vai trò là trung tâm của khu nhà ở.

· Các đơn vị ở trong khu Đông Anh - Đường 3

Khu ở của khu đô thị O37 có 12 đơn vị ở với quy mô 110,51 ngàn người, trong bản vẽ ký hiệu 37.1 đến 37.12 và được bố trí tại 3 khu vực:
- 
Khu vực phía Đông của khu đô thị - khu 37A có 4 đơn vị ở. Trung tâm của đơn vị ở 37.3  đóng vai trò là trung tâm của khu nhà ở.
- 
Khu vực phía Tây Bắc của khu đô thị - khu 37B có 5 đơn vị ở. Trung tâm của đơn vị ở 37.7 đóng vai trò là trung tâm của khu nhà ở.
- 
Khu vực phía Tây Nam của khu đô thị - khu 37C có 3 đơn vị ở. Trung tâm của đơn vị ở 37.11 đóng vai trò là trung tâm của khu nhà ở.
Trong toàn đô thị có 68 đơn vị ở và 2 đơn vị ở đặc biệt (Phương Trạch và di tích Cổ Loa) với tổng diện tích các đơn vị ở là 3.095,39ha.

Các đơn vị ở trong phần đô thị

	
	
	Đơn vị ở
	Chiều 
	Mật độ 

	TT
	Tên
	Tổng DT
	Đất ở
	Đất 

CTCC
	Đất GT
	Đất cây xanh và
	Dân số (1000
	cao

TB 
	XD 

	
	
	(ha)
	(ha)
	 (ha)
	(ha)
	đất khác (ha)
	ng.)
	(tầng)
	(%)

	I
	Khu O30
	306,18
	94,85
	15,27
	18,09
	22,34
	30,66
	
	

	1
	30-1
	52,37
	31,42
	4,19
	8,38
	8,38
	10,47
	3
	30

	2
	30-2
	35,78
	23,61
	2,86
	4,29
	5,01
	7,16
	2—3
	30

	3
	30-3
	52,40
	29,81
	8,21
	5,42
	8,95
	9,03
	2—3
	30

	4
	30-4
	165,63
	10,00
	
	
	
	4,00
	3
	20

	II
	Khu O31
	427,84
	261,37
	47,34
	67,60
	51,52
	102,60
	
	

	
	Khu 31A
	
	
	
	
	
	55,81
	
	

	5
	31-1
	49,87
	34,91
	3,49
	5,98
	5,49
	9,97
	2—3
	30

	6
	31-2
	41,14
	27,43
	3,20
	5,49
	5,03
	9,14
	2—3
	30

	7
	31-3
	34,68
	19,07
	3,47
	6,94
	5,20
	8,67
	3
	30

	8
	31-4
	51,79
	36,25
	4,14
	6,21
	5,18
	10,36
	2—3
	30

	9
	31-5
	49,19
	28,69
	9,21
	7,17
	4,11
	10,25
	2—3
	30

	10
	31-6
	25,96
	15,58
	2,45
	4,45
	3,49
	7,42
	3
	30

	
	Khu 31B
	
	
	
	
	
	46,79
	
	

	11
	31-7
	32,60
	19,56
	3,35
	6,52
	3,17
	9,31
	3
	30

	12
	31-8
	27,67
	16,60
	2,85
	4,74
	3,48
	7,91
	3
	30

	13
	31-9
	26,69
	16,01
	2,75
	4,58
	3,36
	7,63
	3
	30

	14
	 31-10
	37,8
	21,45
	7,74
	6,13
	2,47
	10,22
	2—3
	30

	15
	31-11
	50,45
	25,81
	4,69
	9,39
	10,56
	11,73
	2—3
	30

	III
	Khu O32
	585,92
	325,19
	53,66
	80,99
	126,07
	101,24
	
	

	
	Khu 32A
	
	
	
	
	
	61,67
	
	

	16
	32-1
	60,02
	36,01
	4,00
	8,00
	12,00
	10,00
	2—3
	30

	17
	32-2
	48,74
	27,62
	3,25
	6,50
	11,37
	8,12
	2—3
	30

	18
	32-3
	49,57
	28,75
	3,97
	7,93
	8,92
	9,91
	2—3
	30

	19
	32-4
	57,02
	28,51
	12,10
	7,60
	8,81
	9,50
	3
	30

	20
	32-5
	45,66
	25,11
	3,04
	6,09
	11,42
	7,61
	2—3
	30

	21
	32-6
	46,81
	25,53
	3,40
	6,81
	11,06
	8,51
	3
	30

	22
	32-7
	44,03
	24,02
	3,20
	6,40
	10,41
	8,01
	3
	30

	
	Khu 32B
	
	
	
	
	
	39,57
	
	

	23
	32-8
	36,72
	20,03
	2,67
	5,34
	8,68
	6,68
	3
	30

	24
	32-9
	51,09
	28,10
	3,41
	6,81
	12,77
	8,52
	3
	30

	25
	32-10
	46,61
	25,64
	3,11
	6,21
	11,65
	7,77
	3
	30

	26
	32-11
	63,96
	36,24
	9,13
	8,53
	10,05
	10,66
	3
	30

	27
	32-12
	35,69
	19,63
	2,38
	4,76
	8,92
	5,95
	3
	30

	IV
	Khu O33
	137,94
	84,17
	13,60
	26,49
	13,69
	75,07
	
	

	
	TT9
	
	
	
	
	
	32,34
	5—7
	30

	28
	33-1
	33,08
	20,08
	2,95
	6,50
	3,54
	11,81
	3
	30

	29
	33-2
	32,17
	19,53
	2,87
	6,32
	3,45
	11,49
	3
	30

	30
	33-3
	37,46
	23,41
	3,75
	5,62
	4,68
	9,37
	2—3
	30

	31
	33-4
	35,23
	21,14
	4,03
	8,05
	2,01
	10,07
	3
	30

	V
	Khu O34
	392,98
	227,36
	44,29
	64,50
	56,84
	98,18
	
	

	
	Khu 34A
	
	
	
	
	
	45,56
	
	

	32
	34-1
	40,84
	22,69
	3,63
	7,26
	7,26
	9,08
	2—3
	30

	33
	34-2
	45,07
	24,79
	4,51
	7,89
	7,89
	11,27
	3
	30

	34
	34-3
	31,46
	17,48
	2,80
	4,89
	6,29
	6,99
	3
	30

	35
	34-4
	37,66
	22,60
	3,35
	5,86
	5,86
	8,37
	2—3
	30

	36
	34-5
	39,43
	20,70
	9,37
	6,90
	2,46
	9,86
	2—3
	30

	
	Khu 34B
	
	
	
	
	
	39,62
	
	

	37
	34-6
	52,48
	29,16
	4,66
	9,33
	9,33
	11,66
	3
	30

	38
	34-7
	43,13
	25,88
	3,14
	6,27
	7,84
	7,84
	3
	30

	39
	34-8
	42,63
	28,14
	3,41
	6,82
	4,26
	8,53
	2--3
	30

	40
	34-9
	60,28
	35,94
	9,42
	9,27
	5,65
	11,59
	2--3
	30

	
	Di  tích Cổ Loa
	
	
	
	
	
	13,00
	
	

	VI
	Khu O35
	318,31
	168,85
	40,72
	53,41
	55,33
	74,65
	
	

	
	Khu 35A
	
	
	
	
	
	40,87
	
	

	41
	35-1
	42,56
	24,64
	4,48
	7,84
	5,60
	11,20
	3
	30

	42
	35-2
	27,43
	15,47
	2,81
	4,22
	4,92
	7,03
	3
	30

	43
	35-3
	26,84
	7,05
	7,14
	2,35
	10,31
	3,36
	3
	40

	44
	35-4
	32,45
	19,47
	3,25
	5,27
	4,46
	8,11
	2--3
	30

	45
	35-5
	48,04
	31,28
	4,47
	6,70
	5,59
	11,17
	2--3
	30

	
	Khu 35B
	
	
	
	
	
	33,78
	
	

	46
	35-6
	43,14
	22,65
	4,31
	8,63
	7,55
	10,79
	3
	30

	47
	35-7
	52,84
	24,66
	9,76
	9,39
	9,02
	11,74
	3
	30

	48
	35-8
	45,01
	23,63
	4,50
	9,00
	7,88
	11,25
	3
	30

	VII
	Khu O36
	338,33
	183,51
	43,06
	58,25
	53,51
	79,09
	
	

	
	Khu 36A
	
	
	
	
	
	
	
	

	49
	36-1
	45,18
	21,46
	8,52
	7,91
	7,30
	11,30
	3
	30

	50
	36-2
	23,30
	12,71
	2,82
	4,94
	2,82
	7,06
	3
	30

	
	Khu 36B
	
	
	
	
	
	
	
	

	51
	36-3
	57,90
	37,06
	4,63
	8,11
	8,11
	11,58
	3
	30

	52
	36-4
	58,87
	37,68
	4,71
	8,24
	8,24
	11,77
	2--3
	30

	53
	36-5
	35,91
	17,01
	3,31
	7,56
	8,03
	9,45
	2--3
	30

	54
	36-6
	36,50
	19,00
	4,00
	8,00
	5,50
	10,00
	2--3
	30

	55
	36-7
	37,98
	17,72
	11,27
	5,91
	3,08
	8,44
	2--3
	30

	56
	36-8
	42,69
	20,87
	3,79
	7,59
	10,44
	9,49
	2--3
	30

	VII
	Khu O37
	587,89
	341,66
	50,96
	81,87
	113,40
	110,51
	
	

	
	Khu 37A
	
	
	
	
	
	42,45
	
	

	57
	37-1
	44,24
	24,58
	3,93
	7,86
	7,86
	9,83
	3
	30

	58
	37-2
	82,07
	50,43
	7,17
	7,56
	16,91
	12,61
	2--3
	30

	59
	37-3
	64,69
	39,81
	3,98
	7,96
	12,94
	9,95
	2--3
	30

	60
	37-4
	65,37
	40,23
	4,02
	8,05
	13,07
	10,06
	2--3
	30

	
	Khu 37B
	
	
	
	
	
	36,22
	
	

	61
	37-5
	34,72
	19,29
	3,09
	5,40
	6,94
	7,72
	3
	30

	62
	37-6
	39,52
	21,96
	3,51
	6,15
	7,90
	8,78
	3
	30

	63
	37-7
	36,00
	17,60
	7,83
	5,20
	5,37
	8,00
	2--3
	30

	64
	37-8
	24,86
	13,81
	2,21
	3,87
	4,97
	5,52
	2--3
	30

	65
	37-9
	37,19
	24,79
	2,48
	4,34
	5,58
	6,20
	2--3
	30

	
	Khu 37C
	
	
	
	
	
	31,85
	
	

	66
	37-10
	57,23
	32,05
	4,58
	9,16
	11,45
	11,45
	3
	30

	67
	37-11
	48,09
	26,93
	3,85
	7,69
	9,62
	9,62
	2--3
	30

	68
	37-12
	53,91
	30,19
	4,31
	8,63
	10,78
	10,78
	2--3
	30

	
	Tổng 
	3095,39
	1686,96
	308,90
	451,20
	492,70
	672,02
	
	


4.3.4.
Quy hoạch các khu/cụm công nghiệp

Trong phần đô thị có 5 khu/cụm công nghiệp tập trung : 
1)  Khu công nghiệp Thăng Long và trung tâm giao lưu hàng hoá phía Đông đường Thăng Long (ký hiệu CN 12) rộng 335ha, được bố trí công nghiệp cơ khí, chế tạo máy, điện tử và một số loại hình công nghiệp khác.
2)  Cụm công nghiệp Tây đường Thăng Long (ký hiệu CN 13) rộng 31,31 ha được duy trì trên cơ sở công nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng và cấu kiện xây dựng hiện có. Do nằm sâu trong khu vực đô thị nên cụm công nghiệp này cần chuyển sang công nghiệp sạch như sản xuất cấu kiện xây dựng bằng thép, cơ khí, chế tạo máy... với cấp vệ sinh công nghiệp IV và V có khoảng cách với khu dân cư 50-100m. 
3)  Cụm công nghiệp Tây đường sắt (ký hiệu CN 14) rộng 37,51 ha, dự kiến đây là cụm công nghiệp địa phương cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ với cấp độ vệ sinh công nghiệp cấp IV và V.
4)  Khu công nghiệp Đông Cổ Loa (ký hiệu CN15) rộng 108,82 ha, trong đó phần diện tích nằm trong huyện Đông Anh là 77,96ha. Loại hình công nghiệp sạch, chủ yếu là cơ khí, điện tử, sinh học gắn liền với khu vực nghiên cứu  công nghệ cao tại phía Tây của khu công nghiệp.
5)  Khu công nghiệp Đông Anh (ký hiệu CN 16) rộng 768ha là khu công nghiệp đa ngành.

Các khu/cụm công nghiệp trong phần đô thị
	TT
	Tên khu/côm CN
	Ký hiệu
	Tính chất, chức năng
	DT (ha)
	Vị trí
	Ghi chú

	1
	KCN Bắc Thăng Long
	CN12
	Kỹ thuật cao
	335
	O30 và O31
	Kể cả TT giao lưu hàng hoá

	2
	KCN Tây đường Thăng Long
	CN13
	Sạch
	31,31
	O31
	

	3
	KCN Tây đường sắt 
	CN14
	Vừa và nhỏ
	37,51
	O31
	

	4
	KCN Đông Cổ Loa
	CN15
	Sạch
	77,96
	O36
	Không kể phần đất Gia Lâm 57,35

	5
	KCN Đông Anh 
	CN16
	Đa ngành
	768
	O37
	kể cả 80ha hiện có

	
	Tổng
	
	
	1249,78
	
	


4.3.5.
Hệ thống cây xanh cách ly, cây xanh sinh thái 

Bên cạnh hệ thống công viên cấp đô thị, cấp khu ở, trong đô thị còn có một có một diện tích 582,8 ha dự kiến bố trí hệ thống cây xanh cách ly và cây xanh sinh thái. Hệ thống cây xanh này được bố trí tại các khu vực :

· Hành lang bảo vệ của các tuyến đê, tuyến đường đô thị, hành lang bảo vệ mương và hành lang bảo vệ các tuyến điện cao thế.
· Hành lang cách ly giữa khu công nghiệp và khu dân cư
· Khoảng cách ly giữa các công trình đầu mối hạ tầng kỹ thuật như trạm xử lý nước thải, trạm biến thế ... với khu dân cư.
4.3.6.
Diện tích giao thông và hệ thống các đầu mối hạ tầng kỹ thuật

Diện tích giao thông trong toàn đô thị xem phần quy hoạch hệ thống giao thông dưới đây) gồm:

· Diện tích giao thông đối ngoại 103,22ha.

· Diện tích giao thông đường bộ từ cấp đường khu vực trở lên : 830,60ha.

· Diện tích nút giao thông lập thể và giao thông tĩnh : 548ha.

· Diện tích đường sắt đô thị và ga:  32,92ha.

Bảng tổng hợp các công trình đầu mối HTKT trong khu vực đô thị

	TT
	Loại
	DT (ha)
	Đặc điểm
	Công suất

	1
	Trạm biến thế 
	5,5
	
	

	1.1
	Trạm Đông Anh
	2
	110/22KV
	2x40MVA

	1.2
	Trạm CN Đông Anh
	-
	110/22KV
	3x40MVA

	1.3
	Trạm Bắc Cầu Thăng Long
	0,5
	110/22KV
	1x40MVA

	1.4
	Trạm CN  Thăng Long
	-
	110/22KV
	1x40MVA

	1.5
	Trạm Hà Nội 2
	0,5
	110/22KV
	2x40MVA

	1.6
	Trạm Hà Nội 3
	0,5
	110/22KV
	2x40MVA

	1.7
	Trạm Hà Nội 4
	0,5
	110/22KV
	2x40MVA

	1.8
	Trạm Hà Nội 5
	0,5
	110/22KV
	2x40MVA

	1.9
	Trạm Hà Nội 6
	0,5
	110/22KV
	2x40MVA

	1.10
	Trạm Hà Nội 7
	0,5
	110/22KV
	2x40MVA

	2
	Trạm xử lý nước thải
	18,5
	
	

	2.1
	Nam đầm Vân Trì
	9,5
	
	44.500m3/ng®

	2.2
	Nam Cổ Loa
	9
	
	36.500m3/ng®

	3
	Nhà máy cấp nước
	21
	
	

	3.1
	Nhà máy nước Bắc Thăng Long
	6
	
	60.000m3/ng®

	3.2
	Nhà máy nước Vĩnh Ngọc
	6
	
	65.000m3/ng®

	3.4
	Nhà máy nước Đông Hội
	6
	
	60.000m3/ng®

	3.5
	Nhà máy nước Vân Trì
	3
	
	30.000m3,ng®

	
	Tổng cộng
	45
	
	


Cân bằng đất đai khu vực đô thị

đến năm 2020 với quy mô dân số 67,2 vạn người
	STT
	Hạng mục
	D.T 
(ha)
	Tỷ lệ 

(%)
	Chỉ tiêu 
(m2/ng)

	1
	Đất dân dụng
	6.876,33
	76,50
	102,3

	1.1
	Đất công trình công cộng cấp đô thị
	418,30
	4,65
	6,2

	1.2
	Đất giao thông từ đường khu vực trở lên
	1.411,52
	15,70
	21,0

	1.3
	Đất đơn vị ở
	3.095,39
	34,43
	46,1

	1.4
	Đất công viên cấp đô thị 
	1.951,12
	21,71
	29,0

	2
	Đất dân dụng khác
	67,71
	0,75
	1,0

	2.1
	Đất cơ quan TƯ, viện nghiên cứu, đại học
	67,71
	0,75
	1,0

	3
	Đất ngoài dân dụng
	2.045,07
	22,75
	30,4

	3.1
	Đất công nghiệp kho tàng
	1.249,78
	13,90
	18,6

	3.2
	Giao thông đối ngoại
	103,22
	1,15
	1,5

	3.3
	Các công trình đầu mối hạ tầng
	45
	0,50
	0,7

	3.4
	Đất quốc phòng
	64,27
	0,72
	1,0

	3.5
	Cây xanh sinh thái, cách ly và đất khác
	582,8
	6,48
	8,7

	
	Tổng 
	8.989,11
	100,00
	134


4.4  Quy hoạch hệ thống giao thông đô thị

4.4.1  Hệ thống giao thông đối ngoại

1) Đường sắt :  
Trong địa bàn huyện có 3 tuyến đường sắt chạy qua với 4 nhà ga: 
1. Tuyến cầu Thăng Long - Ga Bắc Hồng, có ga Vân Trì là ga tránh có diện tích khoảng 4,5ha. Tuyến và ga này nằm trong ranh giới của phần đô thị. 
2. Tuyến Hà Nội-Thái nguyên, có 2 ga. Ga Cổ Loa là ga tránh có diện tích khoảng 4,5ha. Ga Việt hùng là ga mới, là ga lập tàu hàng với diện tích khoảng 67,5ha.
3. Tuyến Đông Anh-Việt trì-Phố Lu. Ga Bắc Hồng là ga đầu mối có diện tích khoảng 67,5ha.
2) Đường bộ : 

Khu vực đô thị trên địa bàn huyện Đông Anh được nối trực tiếp với các tuyến quốc lộ : quốc lộ 2 đi Việt Trì - Lào Cai, quốc lộ 3 đi Thái Nguyên (và qua quốc lộ 3 đấu nối với quốc lộ 18 đi Quảng Ninh). Các tuyến quốc lộ này được liên kết với nhau và với các quốc lộ khác thông qua đường vành đai 3, đoạn chạy trên địa phận huyện Đông Anh có chiều dài khoảng 19 km. 

Tổng diện tích giao thông đường bộ đối ngoại là 103,22ha.

4.4.2  Hệ thống giao thông đối nội 

1) Các tuyến giao thông đường bộ :

Hệ thống đường chính và đường liên khu vực được xác định theo quy hoạch tổng thể. Do đường 18 đã dịch lên phía Bắc ra ngoài huyện, tuyến đường đã dự kiến trước đây làm đường 18 trong quy hoạch tổng thể sẽ trở thành tuyến đường đô thị. Hệ thống các tuyến  đường chính trong khu vực đô thị bao gồm các tuyến đường với 4 loại mặt cắt như sau:

- 
Mặt cắt rộng 72,5m : Tuyến  Bắc Thăng Long - Nam Vân Trì - Đông Trù - Gia Lâm.

· Mặt cắt rộng 64 m : Tuyến Cầu Nhật Tân - quốc lộ 3 cũ - Sông Cà Lồ.

· Mặt cắt rộng 60 m : Tuyến Cầu Nam Tứ Liên - Vành đai 3.

-
Mặt cắt rộng 50 m : Tuyến giữa Khu Northbridge và Khu công nghiệp Đông Anh và tuyến Đường cao tốc thăng Long - Nội Bài - Ga Đông Anh.

Hệ thống các tuyến đường liên khu vực bao gồm 5 tuyến đường với mặt cắt rộng 50m là Cầu Yên Viên - Cổ Loa - Đầm Vân Trì, Phương Trạch - Nguyên Khê, Đê Sông Hồng - Cổ Loa (dọc kênh Long Tiểu), Nam và Tây khu công nghiệp Thăng Long.

Hệ thống đường khu vực là các tuyến đường phân chia ranh giới của các đơn vị ở, với khoảng cách 600-800m phù hợp với quy mô của một đơn vị ở và việc tổ chức hệ thống vận tải công cộng trong và ngoài đơn vị ở. Đường khu vực có mặt cắt chủ yếu 30m ( 40m.
Trong đồ án đã dự kiến mạng lưới đường phân khu vực với mặt cắt đường 25m ( 35m để xác định các định hướng sử dụng đất và phát triển không gian trong các đơn vị ở.

2) Hệ thống giao thông vận tải công cộng :

Hệ thống này được tổ chức để đến năm 2010 bảo đảm được 30% nhu cầu đi lại bằng phương tiện giao thông công cộng và năm 2020 đảm bảo từ 45-50%. Để thực hiện được mục tiêu này, cùng với một mạng lưới tuyến xe buýt có mật độ cao, trong khu vực còn có 3 tuyến đường sắt đô thị đi qua (chủ yếu đi trên cao) : Tuyến từ Cầu Thăng Long đến sân bay Nội Bài, tuyến từ cầu Nhật Tân qua trung tâm Phương Trạch đến Nguyên Khê (và có thể kéo dài lên Sóc Sơn), tuyến đi từ Gia Lâm qua sông Đuống, Nam Cổ  Loa, Phương Trạch đi đến khu công nghiệp Bắc Thăng Long. 
3) Giao thông tĩnh :
Diện tích các bãi đỗ xe được bố trí tập trung hoặc phân tán trong các diện tích cây xanh sinh thái của các khu vực. Vị trí và quy mô của các diện tích giao thông tĩnh sẽ được cụ thể hóa trong các quy hoạch chi tiết. Diện tích giao thông tĩnh chiếm khoảng 5% diện tích toàn khu vực đô thị.
Việc khai thác sông Hồng, sông Đuống như một phương tiện giao thông vận chuyển sẽ được tiến hành cùng với  việc nạo vét chỉnh trị tiến tới kênh hoá sông Hồng.

Tổng diện tích giao thông đối nội từ cấp đường khu vực trở lên là 1.411,52ha. 

Tổng hợp khối lượng hệ thống giao thông khu vực đô thị 

	TT
	Loại 
	Rộng 

(m)
	Dài 

(m)
	DT

(ha)
	Ghi chú

	
	Giao thông đô thị
	
	
	
	

	A
	Đường chính đô thị
	
	
	233,99
	

	1
	Tuyến Bắc TL - Nam Vân Trì - Gia Lâm 
	72,5
	12.690
	92,00
	(đoạn nằm trong khu vực đô thị)

	2
	Tuyến Cầu Nam Tứ Liên - Vành  đai 3 
	60
	5.170
	31,02
	(đoạn nằm trong khu vực đô thị)

	3
	Tuyến Cầu Nhật tân - Sông Cà lồ 
	64
	7.635
	48,86
	(đoạn nằm trong khu vực đô thị)

	4
	Giữa khu NB - Công nghiệp TL
	50
	3.680
	18,40
	

	5
	Cao tốc TL - NB - Vành đai 3
	50
	8.740
	43,70
	

	B
	Đường liên khu vực
	
	
	112,88
	

	1
	Tuyến Yên viên - Đầm Vân Trì
	50
	11.890
	59,45
	(đoạn nằm trong khu vực đô thị)

	2
	Tuyến Phương Trạch - Nguyên khê
	50
	4.380
	21,90
	(đoạn nằm trong khu vực đô thị)

	3
	Tuyến Đê sông Hồng - Cổ Loa
	50
	2.390
	11,95
	(đoạn nằm trong khu vực đô thị)

	4
	Tuyến Nam KCN Thăng Long
	50
	2.920
	14,60
	(đoạn nằm trong khu vực đô thị)

	5
	Tây KCN Thăng Long
	50
	995
	4,98
	

	
	Cộng A+B
	
	
	346,86
	

	C
	Đường khu vực
	
	
	483,74
	

	1
	Rộng 40m
	40
	84.195
	336,78
	

	2
	Rộng 30m
	30
	28.990
	86,97
	

	3
	Rộng 25m
	25
	23.995
	59,99
	

	
	Cộng A+B+C
	
	
	830,60
	

	D
	Nút giao thông, giao thông tĩnh
	
	
	548
	

	1
	Nút giao thông
	
	
	98
	

	2
	Giao thông tĩnh
	
	
	450
	Chiếm 5% DT khu vực đô thị

	E
	Đường sắt đô thị và ga
	
	20.920
	32,92
	

	
	Cộng A+B+C+D+E
	
	
	1411,52
	

	
	Giao thông đối ngoại
	
	
	
	

	1
	Cao tốc TL - NB đoạn cầu Thăng Long - hết khu Northbridge
	120
	4.300
	51,60
	Đường Vành đai 3

	2
	Cao tốc TL - NB đoạn từ khu Northbridge đến Nam Hồng 
	42,5
	2.950
	12,54
	Đường Vành đai 3

	3
	Đường sắt quốc gia, Ga
	
	9.860
	34,08
	Ga Vân Trì 4,5ha

	4
	Bến xe Đông Anh
	
	
	5,00
	

	
	Cộng
	
	
	103,22
	

	
	Tổng DT giao thông trong khu vực đô thị
	
	
	1.514,74
	


5 quy hoạch PHÁT TRIỂN khu vực NÔNG THÔN

5.1 
Quy hoạch sử dụng đất 

Trên cơ sở việc phân chia lại cơ cấu sử dụng đất trong toàn huyện đến năm 2020, phần nông thôn huyện Đông Anh có diện tích 9.241,21 ha và 15,8 vạn dân cư. Phần này được chia thành hai vùng : Vùng ngoài đê với diện tích 2419,83 ha và vùng nông thôn còn lại với diện tích 6821,38 ha. Các xã trong huyện Đông Anh trong quá trình đô thị hoá có thể chia thành ba nhóm như sau:

1) 
Thị trấn Đông Anh và các xã : Kim Nỗ, Vân Nội, Kim Chung hoàn toàn nằm trọn trong phần đô thị. Trong quá trình đô thị hoá các xã này sẽ chuyển dần từ thành các đơn vị ở- phường trong đô thị.
2) 
Các xã Tàm xá, Mai lâm, Đông hội, Xuân canh, Vĩnh ngọc, Hải bối, Võng la, Tiên dương, Cổ Loa phần lớn đất đai đều thuộc vào phần đô thị, chỉ còn một phần nhỏ diện tích đất nông thôn, hoặc đất ngoài bãi. Đối với các xã này cần thiết phải phân chia lại ranh giới, hoặc trở thành diện tích cây xanh sinh thái của đô thị, hoặc sát nhập vào các xã lân cận. Dân cư trong các khu vực còn lại này sẽ hưởng các tiện nghi dịch vụ công cộng tại các khu đô thị kề liền.
3) 
Tất cả các xã còn lại vẫn còn diện tích đủ lớn để duỳ trì hoạt động về quản lý và hành chính như hiện tại. Nhóm xã này được chia thành hai loại:
Loại xã nằm kề liền với phần đô thị bao gồm: Đại mạch, Nam Hồng, Bắc Hồng, Nguyên khê, Xuân Nén, Uy nỗ, Việt hùng. Đây là các xã nằm kề liền khu vực đô thị, sẽ bị ảnh hưởng trực tiếp của quá trình đô thị hoá. Mỗi xã có một trung tâm xã (trong bản vẽ quy hoạch ký hiệu TTX), trong tương lai trở thành thị tứ hoặc trung tâm đơn vị ở khi đô thị mở rộng. Với các làng xã của khu vực này các dịch vụ công cộng không thường xuyên như trường cấp 3, phòng khám đa khoa.. sẽ sử dụng chung với khu vực đô thị kề liền.
Loại xã nằm tách xa khỏi phần đô thị bao gồm: Liên hà, Thuỵ lâm, Vân hà, Dục tú và Việt hùng. Ngoài việc xây dựng các trung tâm xã, dự kiến xây dựng tại khu vực này một trung tâm cụm xã - Trung tâm dịch vụ nông thôn (Trong bản vẽ ký hiệu TTCX). Tại đây bố trí các công trình công cộng dịch vụ không thường xuyên như trường phổ thông trung học, bênh viện ... , các cơ sở dịch vụ sản xuất nông nghiệp, khu công nghiệp nông thôn. Trung tâm cụm xã được bố trí tại xã Liên hà, nơi tập trung đầu mối giao thông liên huyện, xã, tiếp cận thuận lợi khu vực đô thị và ga Việt hùng dự kiến.. 
Thống kê toàn bộ cơ cấu sử dụng đất của từng xã thuộc huyện Đông Anh trình  bày trong bảng sau:
 
Tổng hợp các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật quy hoạch các xã huyện Đông Anh đến 2020

	TT
	Địa điểm
	DT đất ngoài ĐT
(ha)
	Ký hiệu trung tâm xã
	                Dân số (người)
	Đất ở (ha)


	Đất CN,

TTCN

(ha)
	Đất GT

(ha)
	Đất cây xanh

(ha)
	Đất CTCC

(ha)
	Cây xanh sinh thái

(ha)
	Đất GT, HTĐT

(ha)
	Đất NN & đất khác

(ha)
	Ven sông ngập lụt

(ha)

	
	
	
	
	1999
	2020
	Làng xóm cũ
	Đất ở mới
	Tổng 
	
	
	
	
	
	
	
	

	I
	Khu vực đô thị hoá hoàn toàn
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	T.T Đông Anh
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Kim Nỗ
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Vân Nội
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Kim Chung
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	II
	Khu vực ven đê và phụ thuộc vào đô thị
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Tàm xá
	481,34
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	481,34

	6
	Mai lâm
	88,82
	
	2381
	3119
	19,05
	
	19,05
	3,12
	
	
	2,81
	
	1,89
	
	61,95

	7
	Đông hội
	85,67
	
	1965
	2574
	15,72
	3e2,30
	18,02
	2,57
	2,06
	0,77
	2,32
	
	4,20
	
	55,73

	8
	Xuân canh
	77,71
	
	61
	80
	0,49
	0,00
	0,49
	0,08
	
	
	
	
	1,05
	
	76,09

	9
	Cổ Loa
	62,49
	
	737
	966
	5,9
	0,86
	6,76
	0,97
	0,77
	0,29
	0,87
	44,08
	8,75
	
	

	10
	Vĩnh ngọc
	258,73
	
	1045
	1369
	8,36
	0,00
	8,36
	1,37
	
	
	1,23
	2,81
	5,12
	
	239,84

	11
	Hải bối
	332,76
	
	4964
	6502
	39,71
	0,00
	39,71
	6,50
	5,20
	1,95
	5,85
	53,18
	
	
	220,36

	12
	Tiên dương
	99,16
	
	1169
	1531
	9,35
	1,37
	10,72
	1,53
	1,22
	0,46
	1,38
	81,21
	2,64
	
	

	13
	Vâng la
	418,79
	
	740
	969
	5,92
	0,00
	5,92
	0,97
	
	
	
	
	2,30
	
	409,60

	III
	Khu vực kề liền với đô thị và phụ thuộc một phần vào đô thị
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	Nam Hồng
	320,59
	TTX1
	2674
	3502
	21,39
	3,13
	24,52
	3,50
	2,80
	1,05
	3,15
	7,72
	12,23
	265,61
	

	15
	Bắc Hồng
	586,9
	TTX2
	10617
	13909
	84,94
	12,42
	97,36
	13,91
	11,13
	4,17
	12,52
	48,15
	106,15
	293,51
	

	16
	Nguyên khê
	664,93
	TTX3
	15275
	20010
	122,2
	17,87
	140,07
	20,01
	16,01
	6,00
	18,01
	113,42
	78,89
	272,52
	

	17
	Xuân Nén
	804,05
	TTX4
	15719
	20592
	125,75
	18,39
	144,14
	20,59
	16,47
	6,18
	18,53
	25,90
	8,30
	165,61
	398,32

	18
	Việt hùng
	773,38
	TTX8
	13837
	18127
	110,7
	16,19
	126,89
	18,13
	14,50
	5,44
	16,31
	114,12
	119,5
	358,49
	

	19
	Uy nỗ
	457,09
	TTX9.10
	4546
	5955
	36,37
	5,32
	41,69
	5,96
	4,76
	1,79
	5,36
	219,63
	33,28
	144,62
	

	20
	Đại mạch
	778,83
	TTX11
	9393
	12304
	75,14
	5,99
	81,13
	12,30
	9,84
	3,69
	11,07
	30,56
	27,47
	138,85
	463,91

	IV
	Khu vực các xã nằm cách xa đô thị 
	
	
	
	
	0,00
	
	
	
	
	
	0,00
	

	21
	Liên hà
	797,44
	TTCX
	9500
	12445
	76
	11,12
	87,12
	22,45
	9,96
	3,73
	22,40
	58,72
	25,96
	577,11
	

	22
	Thụy lâm
	909,95
	TTX5
	12409
	16255
	99,27
	14,52
	113,79
	16,26
	13,00
	4,88
	14,63
	10,51
	6,75
	730,14
	

	23
	Vân hà
	521,00
	TTX6
	5337
	6992
	42,7
	6,24
	48,94
	6,99
	5,59
	2,10
	6,29
	12,79
	
	438,29
	

	24
	Dục tú
	721,58
	TTX7
	8516
	11156
	68,13
	9,96
	78,09
	11,16
	8,93
	3,35
	10,04
	20,98
	27,68
	561,36
	

	
	Tổng cộng
	9241,21
	
	120890
	158000
	967,09
	125,68
	1092,77
	168,37
	122,26
	45,85
	152,78
	843,78
	472,16
	3936,10
	2407,14


  Phát triển tiểu thủ công nghiệp và công nghiệp địa phương 
Bên cạnh các khu/cụm công nghiệp tập trung trong phần đô thị, cần tiếp tục phát triển các cơ sở sản xuất tiểu thủ công nghiệp tại các làng xã và phát triển các khu công nghiệp nông thôn tập trung có đủ quy mô để tạo thành một cơ sở kinh tế, thuận lợi cho việc xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật và hạn chế các tác hại về mặt môi trường. 
Quỹ đất dành cho phát triển tiểu thủ công nghiệp và công nghiệp với tiêu chuẩn 10m2/người dự kiến là 158,36 ha. Quỹ đất phát triển tiểu thủ công nghiệp sẽ phân bố theo từng xã với mỗi xã dự kiến khoảng 10-12ha. Dự kiến xây dựng một khu công nghiệp nông thôn tại khu trung tâm cụm xã (Trung tâm dịch vụ nông thôn) Liên Hà với quy mô dự kiến 20-25ha. Các XNCN trong KCN có quy mô vừa và nhỏ phục vụ trực tiếp cho phát triển nông nghiệp. Các loại hình công nghiệp được ưu tiên phát triển là các loại hình phục vụ trực tiếp cho các chương trình trọng điểm, bao gồm:

· Các cơ sở công nghiệp thu gom,chế biến và bảo quản lạnh rau, hoa, quả, sữa.
· Các cơ sở giết mổ hoặc chế biến thịt theo phương pháp công nghiệp.. 

· Các cơ sở công nghiệp chế biến thức ăn gia súc (lợn nạc..)

5.2. 
Quy hoạch hệ thống giao thông nông thôn

Hệ thống giao thông của phần nông thôn huyện Đông Anh được quy hoạch trên cơ sở các tuyến đường đô thị dự kiến xây dựng trên địa bàn và mở rộng các tuyến đường hiện có. Các tuyến giao thông có hai chức năng chính:

· Đảm bảo việc giao thông đi lại của người dân đến tận từng thôn xóm

· Có vai trò như một hệ thống liên kết các trung tâm xã, trung tâm cụm xã trong huyện. Liên kết các trung tâm xã, cụm xã với các khu vực của đô thị và liên kết với các trung tâm thương mại, dịch vụ và sản xuất của các huyện lân cận, đặc biệt là các huyện thuộc tỉnh Hà Bắc tại phía Bắc huyện.

Các tuyến giao thông vừa đảm bảo giao thông đến từng thôn xóm với mặt cắt 13,5m ( 17,5m, đồng thời liên kết các trung tâm xã, trung tâm cụm xã trong huyện. 

Các tuyến đường liên huyện, xã hiện có được cải tạo nâng cấp và xây dựng mới với mặt cắt dự kiến rộng 25m. Trong đồ án đã đề xuất các tuyến đường cụt vào các thôn xóm với mặt cắt đường 7,5 (10,5m, lòng đường có bề rộng tối thiểu 5,5m để các xe cơ giới có thể ra vào được. 

Các tuyến đường quốc gia và đô thị đi qua khu vực và các tuyến đường giao thông nông thôn được tổng hợp trong bảng trang bên.

5.3. Hệ thống các công trình đầu mối hạ tầng kỹ thuật nằm trong khu vực

Trong khu vực nông thôn của huyện ngoài các tuyến đường giao thông, còn có một số các công trình đầu mối hạ tầng kỹ thuật, bao gồm : hệ thống các trạm biến thế, các trạm xử lý nước thải và các cơ sở trung chuyển, bãi rác.

Tổng hợp các công trình đầu mối hạ tầng kỹ thuật trong khu vực nông thôn được thống kê trong bảng sau.

Tổng hợp hệ thống giao thông trong khu vực nông thôn

	
	Loại
	Dài (m)
	Diện tích

(ha)
	Ghi chú

	A
	Giao thông đô thị và đối ngoại
	
	435,66
	

	a
	Giao thông đường bộ
	
	249,64
	

	1
	Đường TL-NB đoạn đi qua Nam Hồng rộng 42,5m
	1.070
	4,54
	

	2
	Cầu Thăng Long rộng 23,5m
	1.250
	2,94
	

	3
	Đường Vành đai 3 đoạn Quốc lộ 18 - Yên Viên rộng 29,5m
	9.270
	27,35
	

	4
	Tuyến Bắc Thăng Long - Nam Vân Trì - Sông Đuống rộng 72,5m.
	320
	2,32
	(Đoạn nằm trong khu vực nông thôn)

	5
	Tuyến Cầu Nhật Tân - Trung tâm Phương Trạch - KCN Đông Anh rộng 64m 
	3.620
	23,17
	(Đoạn nằm trong khu vực nông thôn).

	6
	Tuyến Cầu Nam Tứ Liên - Vành đai 3 rộng 60m
	2.910
	17,46
	(Đoạn nằm trong khu vực nông thôn).

	7
	Đường rộng 50m
	17.730
	88,65
	(Đoạn nằm 

trong khu vực 

nông thôn).

	8
	Đường rộng 40m
	16.485
	65,94
	

	9
	Đường rộng 30
	2.525
	7,57
	

	10
	Đường rộng 25m
	3.880
	9,70
	

	b
	Đường sắt, ga
	
	186,02
	

	
	Ga Việt hùng (lập tàu hàng)
	
	67,5
	

	
	Ga Bắc hồng (ga đầu mối)
	
	67,5
	

	
	Ga Cổ Loa (ga tránh)
	
	4,5
	

	
	Đường sắt 
	26.510
	46,52
	

	B
	Giao thông nông thôn
	
	122,26
	

	1
	Đường liên xã rộng 25m
	15.550
	38,88
	

	2
	Đường nội bộ xã rộng 17,5m
	18.170
	31,80
	

	3
	Đường nội bộ xã rộng 13,5m
	38.215
	51,59
	


Thống kê các công trình đầu mối hạ tầng kỹ thuật - Khu vực nông thôn

	TT
	Loại
	DT (ha)
	Công suất

	1
	Trạm xử lý nước thải 
	19,5
	

	1.1
	Trạm xử lý nước thải Bắc Cổ Loa
	6,5
	25.800m3/ng®

	1.2
	Trạm xử lý nước thải Bắc Vân Trì
	10,0
	57.100m3/ng®

	1.3
	Trạm xử lý nước thải KCN Đông Anh
	3,0
	19.000m3/ng®

	2
	Khu xử lý rác
	13,5
	

	2.1
	Khu xử lý rác Đông Anh - Việt Hùng
	10,0
	

	2.2
	Trạm trung chuyển 
	3,5
	

	3
	Nhà máy nước
	3,5
	

	3.1
	Nhà máy nước Đông Anh
	3,5
	40.000m3/ng®

	
	Tổng cộng
	36,5
	


Cân bằng đất đai - Khu vực nông thôn

	TT
	Loại đất
	D.T

(ha)
	Tỷ lệ 

chiếm đất (%)
	Tiêu chuẩn

m2/ng

	1
	Đất ở
	1092,77
	11,82
	69,2

	1.1
	Đất ở cũ 
	967,09
	10,46
	

	1.2
	Đất ở mới
	125,68
	1,36
	

	2
	Đất tiểu thủ công nghiệp & công nghiệp
	168,37
	1,82
	10,7

	3
	Đất giao thông & Hạ tầng kỹ thuật
	594,42
	6,43
	37,6

	3.1
	Giao thông đô thị và đối ngoại
	435,66
	
	

	3.2
	Đầu mối hạ tầng kỹ thuật đô thị
	36,50
	
	

	3.3
	Giao thông nông thôn
	122,26
	
	7,7

	4
	Đất công trình công cộng
	152,78
	1,65
	9,7

	5
	Đất công viên, cây xanh
	45,85
	0,50
	2,9

	6
	Đất cây xanh sinh thái 
	843,78
	9,13
	

	7
	Đất ngập lụt ven sông
	2407,14
	26,05
	

	8
	Đất nông nghiệp và đất khác
	3936,10
	42,59
	

	
	Tổng cộng
	9241,21
	100,00
	


6 Chiến lược & Kế hoạch phát triển khu vực đô thị thuộc huyện đông anh

6.1.
Bối cảnh chung liên quan

6.1.1. Mở đầu 

Đô thị mới Hà Nội theo đề xuất của các nhóm chuyên gia nước ngoài (phần Bắc sông Hồng) chiếm hầu hết diện tích khu vực đô thị của huyện Đông Anh theo Điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội. Cùng với khu vực đô thị hoá của huyện Gia Lâm, Đô thị mới Hà Nội sẽ hình thành khu vực đô thị Bắc sông Hồng, bộ phận mới có quan hệ chặt chẽ, nhiều mặt với Thành phố Hà Nội Trung tâm. Khi nói về Đô thị mới Hà Nội cũng có nghĩa là đang nói đến phần đô thị của huyện Đông Anh và ngược lại. 

Do vậy, khi nghiên cứu, đề xuất chiến lược & kế hoạch phát triển phần đô thị của huyện Đông Anh, nhóm tác giả đồ án này đã tham khảo những đề xuất của các nhóm chuyên gia nước ngoài đang chuẩn bị nghiên cứu tiền khả thi Dự án Đô thị mới Hà Nội với sự tài trợ của Cơ quan Hợp tác Quốc tế Hàn Quốc (KOICA).

Mặt khác, phải thấy rằng Đô thị mới Hà Nội - với quy mô, ý nghĩa và tính chất chưa từng có trong lịch sử Việt nam, đã không còn là một dự án phát triển thông thường nữa. Đô thị mới Hà Nội thực sự là một chương trình phát triển kinh tế xã hội dài hạn mang tầm cỡ quốc gia. Việc đầu tư phát triển Đô thị mới Hà Nội diễn ra trong bối cảnh nền kinh tế trong nước và khu vực đang gặp nhiều khó khăn. Nhu cầu đầu tư phát triển ở các địa bàn trọng điểm khác như vùng sâu, vùng xa, ... nhằm khắc phục khoảng cách giữa các vùng lãnh thổ, đảm bảo yếu tố phát triển bền vững, ... cũng sẽ ảnh hưởng đến khả năng Chính phủ tập trung đầu tư lớn cho Đô thị mới Hà Nội trong một thời gian ngắn. Riêng đối với Hà Nội, tốc độ giải ngân các dự án ODA đang gây lo ngại cho các cơ quan tài trợ quốc tế và trong thời gian trước mắt (2001-2005) chắc sẽ có ảnh hưởng đến khả năng thu hút ODA cho Đô thị mới Hà Nội.

Tóm lại, thành công của Dự án Đô thị mới Hà Nội - chương trình phát triển kinh tế xã hội dài hạn tầm cỡ quốc gia này phụ thuộc rất nhiều vào vai trò tích cực, chủ động của Chính phủ Việt nam, sự giúp đỡ về kỹ thuật & tài chính của Chính phủ các nước trên thế giới, sự hưởng ứng của các nhà đầu tư trong và ngoài nước. 

6.1.2. Phát triển kinh tế 

Sau khi thực hiện chính sách đổi mới, kinh tế Việt nam nói chung và Thủ đô Hà Nội nói riêng bắt đầu có sự phát triển mạnh hơn trong giai đoạn 10 năm (1990 - 1999). 


Chỉ tiêu
Việt nam
Thủ đô Hà Nội
1.
Tốc độ tăng trưởng GDP trung bình
7%/năm
~20%/năm

2.
Tốc độ tăng trưởng công nghiệp
11%/năm
18%/năm

3.
Chỗ làm việc mới tạo ra
1 triÖu/n¨m
~50.000/năm

4.
Thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài
~ 12 tỷ USD
3 tỷ USD


(đã thực hiện đến năm 1999)

5.
Thu hút nguồn vốn ODA
~ 15,2 tỷ USD
 607 triệu USD

6.
Đã giải ngân đến năm 1999



6.1.1 Phát triển các khu CN ở Hà Nội 

(chỉ xét đến 7 khu CN mới đề cập trong Quy hoạch Phát triển CN Hà Nội)

Tổng diện tích 7 khu CN chính đã được quy hoạch 
:
2.000 ha

Diện tích đã được phát triển hạ tầng 
:
250 ha (a)

Diện tích đã được lấp đầy 
:
 60 ha (b)

Tỷ lệ lấp đầy diện tích đã có hạ tầng (b)/(a)
:
24%

6.2.
Quan điểm của các chuyên gia nước ngoài

6.2.1. Chiến lược Phát triển

Tập trung huy động ngay từ đầu các nguồn lực lớn từ nước ngoài để phát triển các dự án hạ tầng ưu tiên nhằm hình thành các khu vực phát triển với quy mô đủ lớn, có đủ sức hấp dẫn để thu hút các nhà đầu tư khác hình thành khu đô thị mới Hà Nội. 

6.2.2. Phân kỳ Phát triển

Phân kỳ Phát triển theo quan điểm của các nhóm chuyên gia nước ngoài dựa trên yếu tố quyết định là 4 trung tâm phát triển gồm : 

-
Từ Liêm
:
Trung tâm Thương mại, dịch vụ mới, ...(ngoài huyện ĐA)

-
Phương Trạch 
:
Cơ quan Chính phủ, Trung tâm Tài chính Quốc tế, ...

-
Xuân Trạch 
:
Trung tâm Nghiên cứu, Đào tạo, ...

-
Vân Trì
:
Công nghiệp, dân dụng, ...

	Giai đoạn (Năm)
	Khu vực Phát triển
	Hạ tầng
	Công trình
	DT (ha)

	I-1

(2001-2005)
	Từ Liêm

Nam Vân Trì

Phương Trạch
	Đường 5 kéo dài

Cầu Nhật Tân
	Tháp truyền hình ; Trung tâm Nghiên cứu công nghệ cao ; Cơ quan Chính phủ

Trung tâm Hội nghị Quốc tế
	1.107

	I-2

(2006-2010)
	Từ Liêm

Nam Vân Trì

Phương Trạch

Xuân Trạch
	Cầu Nam Tứ Liên

Vành đai 2 kéo dài lên phía Bắc
	Trung tâm biểu diễn nghệ thuật; Nhà ở; Cơ quan Chính phủ;Viện N/c, Đào tạo
	1.158

	II

(2011-2015)
	Từ Liêm

Xuân Trạch

Đông Bắc Vân Trì

Vực Đê

Trung Thôn
	Sân bay Nội Bài 

Các đường nhánh
	Đoàn Ngoại giao

Thương mại&Văn phòng

Nhà ở ; Nghỉ dưỡng
	2.885

	III

(2016-2020)
	Đông Bắc Vân Trì

Đông Anh

Vực Đê

Trung Thôn
	Các đường nhánh
	Thương mại&Văn phòng

Trường ĐH, Bệnh viện, Bảo tàng, ...
	3.680

	Cộng
	8.830


Các dự án hạ tầng ưu tiên :

-
Đường 5 kéo dài.
75 triệu USD.

-
Cầu Nhật Tân.
324 triệu USD.

-
Vành đai 2 kéo dài.
18 triệu USD.

-
Cầu Nam Tứ Liên.
194 triệu USD.

-
Nhà ở.
56,6 triệu USD

-
Trung tâm Nghiên cứu & Phát triển
171 triệu USD.


Số vốn cần huy động đến 2010

838,6 triệu USD
Nhận xét :

Chiến lược & Phân kỳ Phát triển của các nhóm chuyên gia nước ngoài là khá hợp lý và có sức hấp dẫn đối với cộng đồng các nhà đầu tư quốc tế, có nhiều khả năng thành công, nhưng phụ thuộc rất nhiều vào hai yếu tố cơ bản sau :

-
Tính chủ động, tích cực của Việt nam thể hiện bằng các chủ trương, chính sách thích hợp, đủ sức tạo ra một hành lang pháp lý cần thiết cho sự phát triển của Đô thị mới Hà Nội. 

-
Khả năng thu hút nguồn lực nước ngoài (FDI&ODA). 

Bản thân yếu tố thứ hai cũng phụ thuộc vào yếu tố đầu tiên. Do vậy, có thể nói rằng sự thành công của Chiến lược & Kế hoạch Phát triển như các nhóm chuyên gia nước ngoài đề xuất phụ thuộc phần lớn vào những quyết sách lớn, mang tính đột phá của Chính phủ và hiệu quả thực thi quyết sách đó. Nội dung cơ bản của các cơ chế, chính sách riêng áp dụng đối với Đô thị mới Hà Nội cũng đã được đề xuất trong Dự thảo Nghiên cứu Tiền Khả thi Dự án Đô thị mới Hà Nội.

6.3. Quan điểm của các chuyên gia việt nam

6.3.1. Chiến lược Phát triển

-
Trong giai đoạn đầu cần chủ động phát huy các tiềm năng, nguồn lực trong nước là chính, tiến hành đầu tư có trọng điểm, chú trọng việc khai thác hiệu quả của các dự án đã có.

-
Tích cực xây dựng hành lang pháp lý thích hợp, năng lực và trình độ cần thiết nhằm mục tiêu tranh thủ tối đa sự giúp đỡ về kỹ thuật & tài chính của nước ngoài trong suốt quá trình phát triển Đô thị mới Hà Nội.

6.3.2. Phân kỳ Phát triển

Tuân thủ theo những nội dung cơ bản của Quy hoạch Tổng thể Thủ đô Hà Nội, đồng thời tôn trọng tối đa ý tưởng của các nhóm chuyên gia nước ngoài, Quy hoạch chi tiết huyện Đông Anh cũng xác định các cực phát triển chính gồm Vân Trì, Phương Trạch và Xuân Trạch. (Không kể Từ Liêm nằm ngoài huyện Đông Anh).

Giai đoạn trước mắt (2001-2005) dựa vào các nguồn lực trong nước là chính, đồng thời tích cực chuẩn bị các điều kiện để thu hút và khai thác có hiệu quả sự giúp đỡ về kỹ thuật & tài chính của nước ngoài. 

Tốc độ phát triển tăng nhanh hơn ở Giai đoạn 2006 - 2010, hướng tới kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội. Trên cơ sở phát huy hiệu quả các dự án đã thực hiện ở các giai đoạn trước, tích cực huy động các nguồn vốn (đặc biệt là từ nước ngoài) để phát triển các dự án hạ tầng ưu tiên, mở đường cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước tham gia mạnh hơn vào quá trình phát triển Đô thị mới Hà Nội.

Sau năm 2010, với các cực phát triển đã cơ bản hình thành, các dự án hạ tầng ưu tiên đã được xây dựng thì việc thu hút các nguồn vốn trong và ngoài nước sẽ có nhiều thuận lợi hơn và tốc độ phát triển sẽ diễn ra nhanh hơn 10 năm đầu chu kỳ phát triển.

Tuy nhiên, tốc độ phát triển và hướng phát triển có khác hơn so với phương án của các nhóm chuyên gia nước ngoài. (Tham khảo bản vẽ minh hoạ kèm theo).

Các dự án hạ tầng ưu tiên :

Tiêu chí chung để xác định các dự án hạ tầng ưu tiên sẽ bao gồm mức độ hỗ trợ, thúc đẩy sự phát triển các yếu tố tạo thị (công nghiệp & dịch vụ cao cấp) ; khả năng tạo liên kết giữa các trung tâm phát triển của Đô thị mới Hà Nội với nhau và với Thành phố Hà Nội trung tâm ở Nam sông Hồng ; và yêu cầu vốn đầu tư cần thiết. Những dự án hạ tầng (nhà ở, trung tâm nghiên cứu phát triển, ...) không đòi hỏi vốn lớn, có khả năng sinh lời nên dành để khuyến khích các thành phần kinh tế khác, không sử dụng ngân sách Nhà nước đảm nhiệm. Vai trò quyết định của Nhà nước sẽ được thể hiện ở các dự án hạ tầng quan trọng, đòi hỏi vốn lớn và khó có khả năng mang lại hiệu quả tài chính trực tiếp. Do vậy, Nhà nước nên quan tâm thu xếp vốn để phát triển 04 dự án hạ tầng ưu tiên sau đây :

-
Đường 5 kéo dài (kể cả 01 cầu).

-
Cầu Nhật Tân.

-
Vành đai 2 kéo dài.

-
Cầu Nam Tứ Liên.

Một số biện pháp cấp bách :

Thực tế công tác đầu tư, xây dựng, phát triển ở Việt nam nói chung và Thủ đô Hà Nội nói riêng cho thấy sau khi có quy hoạch được duyệt, giai đoạn chuẩn bị đầu tư có ý nghĩa rất quan trọng đối với dự án, chiếm nhiều thời gian và phải hoàn thành nhiều thủ tục phức tạp. Do vậy, để thực hiện thành công Chiến lược & Phân kỳ Phát triển theo như đề xuất trình bày ở trên, nên nghiên cứu áp dụng một số biện pháp cấp bách bao gồm :

1. Đối với các dự án mang ý nghĩa hình thành yếu tố tạo thị quan trọng như Dự án Khu Công nghiệp Thăng Long (kể cả Trung tâm giao lưu hàng hoá), Khu Công nghiệp Đông Anh và Trung tâm Giao dịch Quốc tế Xuân Trạch : Cần tích cực, chủ động hỗ trợ các nhà đầu tư, tạo mọi thuận lợi về cơ chế, chính sách, kể cả đầu tư hạ tầng ngoài hàng rào như đã làm đối với Khu Công nghiệp Thăng Long để có thể sớm phát huy vai trò của các dự án này đối với quá trình hình thành và phát triển của Đô thị mới Hà Nội.

-
Khu Công nghiệp Thăng Long : Hỗ trợ Liên doanh sớm lấp đầy 128 ha diện tích Giai đoạn 1 (trước 2005);

-
Khu Công nghiệp Đông Anh : Nhanh chóng lựa chọn các chủ đầu tư, triển khai quy hoạch chi tiết, lập dự án để đưa vào khai thác 50ha (mới) trước 2005;

-
Chuẩn bị các dự án hỗ trợ phát triển công nghiệp như Trung tâm Giao lưu hàng hoá, xử lý chất thải công nghiệp, ...;

-
Phối hợp với các tập đoàn nước ngoài xúc tiến vận động đầu tư phát triển Trung tâm Giao dịch Quốc tế Xuân Trạch. 

2. Tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc (nếu có) nhằm sớm hoàn thành Dự án đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng đô thị Bắc Thăng Long - Vân Trì, các dự án thoát nước, ... trên địa bản Hà Nội, củng cố niềm tin đối với các Cơ quan, Tổ chức Quốc tế tiếp tục hỗ trợ tài chính, kỹ thuật cho Hà Nội trong giai đoạn phát triển tới đây.

3. Đối với các dự án hạ tầng ưu tiên như đã xác định trên đây, cần nhanh chóng triển khai công tác chuẩn bị đầu tư (lập dự án, phương án thiết kế, kế hoạch đền bù giải phóng mặt bằng, kế hoạch phân bổ ngân sách hoặc vốn đối ứng, ...) để có thể sớm triển khai (chậm nhất là sau 2005), tạo tiền đề cần thiết khơi mào cho Đô thị mới Hà Nội phát triển.

4. Trước mắt có thể đề nghị Ngân hàng Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JBIC) xem xét hỗ trợ thêm về tài chính cho việc xây dựng Đường 5 kéo dài - đoạn nối tiếp từ Dự án đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng đô thị Bắc Thăng Long - Vân Trì đến Đường 3 đi xuyên qua Khu Công nghiệp Đông Anh (hoặc cân đối lại công suất thiết kế của các hạng mục thuộc Dự án - nhà máy nước, trạm xử lý nước thải - để đầu tư cho đoạn đường này).

Nhận xét :

Hai yếu tố tạo thị quan trọng nhất khu vực này là phát triển công nghiệp (Khu Công nghiệp Thăng Long, Khu Công nghiệp Đông Anh) và sau đó là phát triển các loại hình dịch vụ cao cấp, phôi thai ban đầu của nền kinh tế tri thức sau này của Việt nam (Trung tâm Giao dịch Quốc tế Phương Trạch). Do vậy, cần nhanh chóng tạo điều kiện phát triển các yếu tố này và hướng phát triển sẽ lan từ khu vực Vân Trì sang phía Đông. Một khi yếu tố tạo thị đã phát triển, cần đáp ứng nhu cầu phát triển các yếu tố bổ trợ khác như thương mại, dịch vụ, nhà ở, ... (Vân Trì, Phương Trạch). Sau đó tự bản thân bộ phận thương mại, dịch vụ cũng trở thành yếu tố tạo thị mới, góp phần đẩy nhanh quá trình đô thị hoá. 

Yếu tố phát triển công nghiệp :  Yếu tố này quyết định quy mô và tốc độ phát triển của Đô thị mới Hà Nội. Khu Công nghiệp Thăng Long đã khai trương với diện tích giai đoạn 1 là 128ha (sau này có thể mở rộng đến 300ha), lại được hỗ trợ bởi hệ thống hạ tầng ngoài hàng rào khá hoàn chỉnh. Khả năng lấp đầy khu công nghiệp này chỉ còn phụ thuộc vào các yếu tố kinh tế vĩ mô. Khu Công nghiệp Đông Anh đang được chuẩn bị đầu tư bằng các nguồn vốn trong nước nên tốc độ phát triển sẽ chậm hơn.

Yếu tố phát triển các loại hình dịch vụ cao cấp : Yếu tố này quyết định tính chất riêng biệt của Đô thị mới Hà Nội - trung tâm giao dịch quốc tế, điểm kết nối mạnh mẽ của nền kinh tế Việt nam với kinh tế khu vực và thế giới trong thiên nhiên kỷ mới. Phương Trạch là trung tâm được đề xuất với vai trò đặc biệt như vậy. Tuy nhiên, do hạn chế về trình độ, năng lực và kinh nghiệm của phía Việt nam, việc phát triển, tổ chức, duy trì hoạt động của Trung tâm Phương Trạch chí ít là trong giai đoạn đầu sẽ dựa vào know-how của nước ngoài là chính. Phía Việt nam sẽ từng bước trưởng thành để cùng tham gia vào hoạt động của Trung tâm này.

Ngoài ra, tuy không có vai trò nổi bật trong quá trình phát triển Đô thị mới Hà Nội, nhưng sự phát triển tự phát là chính của các làng xóm hiện nay (cải tạo, chỉnh trang, mở rộng, ...) mang đặc trưng riêng của nông thôn Việt nam cũng sẽ có đóng góp tích cực vào việc hình thành bộ mặt Đô thị mới Hà Nội - thành phố vườn với điều kiện sống cao, nơi giao lưu của các nền văn hoá Đông và Tây, của nền kinh tế thị trường non trẻ của Việt nam với nền kinh tế tri thức mới của thế giới. Đây cũng là nơi thể hiện bản sắc dân tộc, truyền thống của Việt nam và phong cách sống hiện đại, với sự phân công lao động quốc tế ở trình độ cao sẽ được thu hút về Đô thị mới Hà Nội.

Kết luận chung 

Hai kịch bản về Chiến lược & Kế hoạch phát triển Đô thị mới Hà Nội của nhóm chuyên gia nước ngoài và của nhóm tác giả đồ án Quy hoạch Chi tiết huyện Đông Anh có nhiều điểm tương đồng, nhưng cũng có một số khác biệt như trình bày ở trên. Tuy nhiên, cần thấy rằng cả hai quan điểm đó đều không có mâu thuẫn lớn và thống nhất xác định vai trò quyết định của Chính phủ. Thực chất đây chính là hai kịch bản áp dụng cho hai tình huống phát triển Đô thị mới Hà Nội : Có thể dựa vào các nguồn lực nước ngoài ngay từ đầu (Phương án I) hoặc Ban đầu phải dựa vào nội lực là chính, sau đó mới có thể tranh thủ được nguồn lực nước ngoài (Phương án II). Có thể so sánh hai kịch bản như sau :

	Tiêu chí so sánh
	Kịch bản của nhóm chuyên gia nước ngoài

Phương án I
	Kịch bản của nhóm chuyên gia VN

Phương án II

	1. Yêu cầu vốn đầu tư hạ tầng
	Tập trung 10 năm đầu từ 2001 - 2010 

838,6 triệu USD
	Tập trung 10 năm giữa từ 2006 - 2015 

578 triệu USD

	2. Hướng phát triển chính
	Trải rộng khắp 4 cực phát triển
	Tập trung vào một cực phát triển rồi lan ra

	3. Tính hấp dẫn đối với cộng đồng đầu tư quốc tế
	Cao hơn
	Ban đầu thấp, sau sẽ hấp dẫn hơn

	4. Tính chất phát triển
	Tích cực, chủ động hơn
	Bị động hơn

	5. Tốc độ phát triển
	Nhanh đều trong các giai đoạn
	Chậm hơn ở giai đoạn đầu sau nhanh dần

	6. Yếu tố tiên quyết
	Chính sách của VN và Vốn nước ngoài


Phương án II : Phân đoạn Phát triển / Vốn đầu tư cần huy động cho các dự án hạ tầng ưu tiên

	Giai đoạn (Năm)
	Khu vực

Phát triển
	Các dự án hạ tầng ưu tiên

(Quy cách kỹ thuật tương tự đề xuất của nhóm chuyên gia NN)
	Khối lượng
	Chi phí ước tính (USD)
	Diện tích (ha)

	I

Đến 2005
	(Từ liêm)

Vân Trì

Phương Trạch
	Đường 5 kéo dài : Đoạn nối tiếp từ nút giao thông trên đường Bắc Thăng Long - Nội Bài đến đường 3 xuyên qua khu Công nghiệp Đông Anh
	~ 6 km
	14 triệu
	1.400ha

	II

Đến 2010
	(Từ liêm)

Vân Trì

Phương Trạch

Xuân Trạch
	Cầu Nhật tân

Vành đai 2 kéo dài lên phía Bắc

Đường 5 kéo dài : Nối tới đường 5 hiện nay.
	~ 4km

~ 5,3 km

~ 12 km
	324 triệu

18 triệu

28 triệu
	3.600ha

	III

Đến 2020
	Xuân Trạch

Vực đê

Trung thôn
	Cầu Nam Tứ liên
	~ 2,4 km
	194 triệu
	8.900ha

	Cộng
	
	578 triệu
	8.900 ha


Phương án II :  Tốc độ Phát triển dự kiến

	
	2005
	2010
	2020

	Khu Công nghiệp Bắc Thăng Long (300ha)
	Lấp đầy 128 ha
	Lấp đầy 300 ha
	300 ha

	Khu Công nghiệp Đông Anh (750ha)
	Lấp đầy 50 ha
	Lấp đầy 250 ha
	Lấp đầy 750 ha

	Cộng
	178 ha
	550 ha
	1050 ha

	Số lao động công nghiệp mới tạo ra
	17.800
	45.000
	95.000

	Tổng số lao động mới trong khu vực đô thị
	53.400
	135.000
	285.000

	Tổng số dân mới di cư đến khu vực đô thị
	100.000
	250.000
	500.000

	Quy mô đô thị (~133m2/người)
	1.400 ha
	3.600 ha
	8.900ha


thuyết minh tóm tắt 

quy hoạch chi tiết huyện đông anh

Phần Quy hoạch sử dụng đất & Quy hoạch Giao thông

(Phạm vi toàn huyện theo tỷ lệ 1/10.000 ; Phần đô thị theo tỷ lệ 1/5.000)
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